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                                      PHẦN MỞ ĐẦU
Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, hiện đại, khu vực văn hóa toàn cầu, mọi nước, mọi dân tộc nếu tụt hậu đều sẽ bị đào thải, do đó Giáo dục và Đào tạo đang trở thành yếu tố quyết định và là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của mỗi quốc gia.  Nhiều nước trên thế giới đã đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển nhờ sớm coi trọng vai trò của Giáo dục và Đào tạo.
Tiếp tục thực hiện chủ trương đối mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI  đề ra, Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra phương hướng : “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu.  Phát triển Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.  Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát triển Giáo dục và Đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ Khoa học, công nghệ; phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng , hiệu quả Giáo dục & Đào tạo; phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”.

Để thực hiện nhiệm vụ trên , việc rà soát lại Quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Quận 10 là bước đầu tiên để làm cơ sở cho việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông nhằm đạt yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục mới, bảo đảm quy mô đào tạo không vượt quá khả năng cơ sở vật chất, bảo đảm đủ quỹ đất theo quy hoạch cho việc xây dựng trường học.

“Quy hoạch chi tiết địa điểm trường học trên địa bàn Quận 10 đến năm 2020” đã được phê duyệt theo Quyết định số 3956/QĐ-UBND ngày 08/6/2007 của Ủy ban nhân dân Quận 10 làm cơ sở cho Quận 10 xây dựng và phát triển mạng lưới trường lớp của Quận cho đến nay.  Tuy nhiên để đáp ứng tình hình kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay và định hướng đến năm 2025 theo tinh thần các Nghị quyết chính phủ đã đề ra cần phải điều chỉnh “Quy hoạch chi tiết địa điểm trường học trên địa bàn Quận 10” phù hợp với tình hình thực tế nhằm đạt được mục tiêu là xác định cụ thể địa điểm  của từng trường học của mỗi ngành học, cấp học trong mạng lưới hệ thống giáo dục của Quận, đề xuất phương án tạo quỹ đất và kế hoạch phát triển xây dựng trường học thuộc các ngành học theo phân kỳ 5 năm, từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

PHAÀN I

MỤC TIÊU VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU
1. MỤC TIÊU ĐỒ ÁN QUY HOẠCH :

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất cơ bản cho việc thực hiện chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo từ nay đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 của Quận 10 theo hướng chung của thành phố và của cả  nước: Đầu tư cho Giáo dục – Đaøo tạo là đầu tư cho sự phát triển từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng , công nghệ thông tin để thực hiện  đổi mới (Trích Nghị quyết số 44/NQ-CP về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo)

Mục tiêu của Đồ án nhằm xác định yêu cầu và quy mô về cơ sở vật chất của các trường học trong mạng lưới Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Quận 10 (chỉ tính các cơ sở do Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận quản lý), đảm bảo đủ quỹ đất theo kế hoạch sử dụng đất được các cấp thẩm quyền phê duyệt.
Đồ án là cơ sở quan trọng để Ủy ban nhân dân Thành phố vàỦy ban nhân dân  Quận 10 lập kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng, nâng cấp và chủ động dành qũy đất, huy động các nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật chất các địa điểm trường học trên địa bàn .

2. CÁC YÊU CẦU PHẢI ĐÁP ỨNG KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH :
Sắp xếp bố trí mạng lưới trường học trên địa bàn Quận phù hợp với các mặt về   lịch sử, địa lý và dân cư, đồng thời phù hợp với Quy hoạch phát triển chung của Quận.
Quy hoạch chi tiết địa điểm trường học phải đảm bảo được tính đồng bộ, hoàn chỉnh theo cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố nói chung và Quận nói riêng.

Từng bước cải tạo, mở rộng, nâng cấp, tận dụng mặt bằng của các trường hiện hữu có điều kiện. Các điểm trường quá nhỏ không có điều kiện mở rộng cần thanh lý, hoán đổi để  đầu tư xây dựng các trường lớn và bổ sung để đạt tới chuẩn diện tích đất chỗ học khoảng 4 – 5 m2/choã học (theo quyết định số 02/2003/QÑ–UB ngày 03/02/2003 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới trường học đến năm 2020) hoặc cao hơn nếu có điều kiện. Đảm bảo tất cả học sinh các cấp được học 2 buoåi/ngaøy. 
Gắn với xây dựng với trang thiết bị giáo dục theo hướng hiện đại hóa (cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin , hướng tới tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở tất cả các cấp học, ngành học vào năm 2020.
3. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH :

Điều tra hiện trạng mạng lưới trường học trên địa bàn Quận, trên cơ sở phân tích các số liệu hiện trạng và đặc điểm về tình hình sử dụng đất, tình hình kinh tế xã hội, lập Quy hoạch phát triển trường lớp trong từng giai đoạn cụ thể bao gồm các công việc sau :

· Hoán chuyển, thanh lý các cơ sở không bảo đảm tiêu chuẩn, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các cơ sở mới hay nâng cấp cơ sở cũ có điều kiện mở rộng. Phấn đấu giảm các trường có nhiều điểm nhỏ .

· Tùy theo điều kiện hiện có của từng trường đề xuất các giải pháp giữ nguyên, cải tạo hoặc mở rộng, nâng cấp kết hợp với xây tầng cao để dành diện tích cho sân chơi, tập trung vào cải tạo, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị mới hiện đại.

· Chủ động kiên quyết trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng mặt bằng các kho bãi không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, quỹ đất có được do sắp xếp , xây dựng lại các chung cư cũ, thấp tầng trên địa bàn, quỹ đất quân sự v.v… vào xây dựng trường học.
· Phát triển đồng bộ mạng lưới trường học theo đúng các quy hoạch phân khu Quy hoạch chi tiết và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Ưu tiên sử dụng đất công vào xây dựng trường học, các trường xây dựng mới phải đạt tiêu chuẩn theo quy định.

4. CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ TIẾN HÀNH LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 

Đề án quy hoạch chi tiết địa điểm trường học trên địa bàn Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 được nghiên cứu thực hiện dựa trên các cơ sở pháp lý và tài liệu tham khảo như sau :

· Luật Giáo dục. 

· Nghị Quyết hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo.

· Tờ trình số 1283/GDTH ngày 14/01/1994 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố gởi Ủy Ban Nhân Dân thành phố và các Sở, Ban, Ngành thành phố có liên quan về việc quy hoạch xây dựng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu của  Thế Kỷ 21. 
· Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành điều lệ trường Mầm non.
· Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành điều lệ trường Tiểu học.
· Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thong và trường Phổ thông có nhiều cấp.
· Quyết định số 02/2003/QĐ–UB ngày 03/01/2003 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020. 
· Quyết định số 3956/QÑ-UBND ngày 08/6/2007 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết địa điểm trường học trên địa bàn Quận 10 đến năm 2020. 

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907 : 2011 : Trường mầm non – yêu cầu thiết kế.

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8793 : 2011 : Trường tiểu học – yêu cầu thiết kế.

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8794 : 2011 : Trường trung học cơ sở – yêu cầu thiết kế.

· Và Quy hoạch chung Quận 10, các Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị các phường.
· Các tài liệu, số liệu về hiện trạng và quy hoạch mạng lưới giáo dục đào tạo tại Quận 10  do Phòng Giáo dục Quận cung cấp.

· Các cuộc hội thảo, trao đổi đóng góp ý kiến của lãnh đạo và các phòng , ban ngành của Quận 10.

                                                        PHẦN II

TỔNG QUAN QUẬN 10
1.  TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH VÀ DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN :

Quận 10  là một trong 24 đơn vị Quận huyện của Thành phố Hồ Chí Minh. Quận 10 nằm  ngay trung tâm thành phố,  có tổng diện tích tự nhiên 571,81ha (Theo bản đồ hiện trạng TL 1/2000 do Sở Tài Nguyên – Môi trường đo vẽ tháng 10,11/2004).
· Phía Đông Bắc – Đông Nam  
: Giáp Quận 3 

· Phía Tây Bắc 

 
: Giáp Quận Tân Bình 

· Phía Tây



: Giáp Quận 11

· Phía Nam
 


: Giáp Quận 5

Quận 10 là Quận nội thành diện tích nhỏ, đông dân mật độ dân số cao, có sức thu hút về thương mại dịch vụ rất lớn, các khu dân cư phần lớn đã ổn định.
Về qũy đất để phát triển giáo dục rất hạn chế, chỉ có thể tranh thủ từ nguồn đất quân sự, đất di dời một số nhà máy kho bãi theo chủ trương chung của thành phố, đất có được từ xây dựng mới các khu chung cư hiện hữu theo hướng cao tầng (như chung cư Ngô Gia Tự, chung cư Nguyễn Kim, chung cư Ấn Quang … đều đã xuống cấp ), để dành đất cho cây xanh và giáo dục. 
      Quận 10 được tổ chức hành chánh thành 15 phường, dưới đây là diện tích và dân số từng phường :
Biểu 1 :  Tổ chức hành chánh và diện tích tự nhiên
	Stt
	Đơn vị hành chánh
	Dân số 2017
	Diện tích tự nhiên

	
	
	Người 
	% 
	 (ha)
	 (%)

	
	Toàn quận
	241.327
	100
	571,81
	100

	1
	Phường 1
	14.375
	5,96
	20,81
	3,71

	2
	Phường 2
	19.211
	7,96
	19,98
	3,51

	3
	Phường 3
	6.340
	2,63
	10,10
	1,77

	4
	Phường 4
	14.064
	5,83
	16,51
	2,86

	5
	Phường 5
	11.310
	4,69
	16,02
	2,83

	6
	Phường 6
	8.759
	3,63
	22,03
	3,88

	7
	Phường 7
	7.921
	3,28
	10,52
	1,84

	8
	Phường 8
	11.806
	4,89
	14,53
	2,54

	9
	Phường 9
	17.199
	7,13
	19,84
	3,42

	10
	Phường 10
	11.009
	4,56
	18,30
	3,24

	11
	Phường 11
	11.838
	4,91
	22,35
	3,90

	12
	Phường 12
	23.963
	9,93
	129,24
	22,57

	13
	Phường 13
	25.319
	10,49
	47,13
	8,22

	14
	Phường 14
	29.465
	12,21
	126,79
	22,17

	15
	Phường 15
	28.748
	11,91
	77,66
	13,54


(Nguoàn: Thoáng keâ daân soá naêm 2017 của chi cục Thống kê Quận 10 )

2. DAÂN SOÁ :

2.1 Biến động dân số :
a. Tăng dân tự nhiên :

Dân số trung bình năm 2015 của toàn Quận là 241.327 người, với 55.992 hộ, số người bình quân một hộ là 4,31 người. Tỉ lệ tăng tự nhiên trung bình là 0,8% và có xu hướng giảm .  
Biểu 2 :  Dân số và biến động dân số

	Chỉ tiêu
	Ñvt
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	Dân số trung bình
	người
	237.873
	239.826
	241.327

	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%
	0,7
	0,53
	0,62


b. Tăng dân số cơ học :

Hiện nay trên khắp địa bàn Quận 10 có rất nhiều dự án xây dựng các chung cư mới đang và sắp triển khai bao gồm : các chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1975 hiện xuống cấp, đang có dự án xây dựng chung cư mới cao tầng với dân số tăng hơn so với dân số hiện hữu, các dự án xây dựng chung cư mới tại các khu vực đất kho bãi, đất trại giam, đất trống….trên toàn quận.

Việc này sẽ dẫn đến dân số của quận 10 sẽ tăng cao khi các dự án này đưa vào sử dụng.    
	Khu vực
	Tên dự án
	Địa chỉ
	Quy mô dân số (QH 1/2000)

	
	
	
	Theo QĐ 
phê duyệt quy hoạch
	Theo Quy hoạch 
điều chỉnh
	Kiến nghị

	I
(Phường 15)
	Legamex
	15 Trường Sơn
	          2.500 
	 
	 

	II
(Phường 14)
	Xigiant Court
	Lý Thường Kiệt
	1.670 
	 
	 

	
	332-337
	Tô Hiến Thành
	2.300 
	3.200
	 

	
	Chung cư Thành Thái
	7A Thành Thái
	          2.300 
	 
	 

	
	Cư xá Lý Thường Kiệt
	324 Lý Thường Kiệt
	 
	 
	 

	III
(Phường 
10,11,12,13)
	Dự án Z756
	Cách Máng Tháng 8
	5.129 
	7.000
	 

	
	52 Thành Thái
	 
	
	 
	1.100

	
	181 Cao Thắng
	 
	240 
	 
	 

	
	Một phần đất Trại giam Chí Hòa
	Cách Máng Tháng 8
	1.350 
	 
	 

	IV
(Phường 
5,6,7,8)
	Chung cư Nguyễn Kim
	Lý Thường Kiệt
	          3.144 
	4.172
	 

	V
(Phường 
1,2,3,4,9)
	Cụm chung cư Ấn Quang, Ngô Gia Tự
	 
	dự kiến tăng 
2.500
	 
	 

	Tổng cộng dân số
	- Dự án đang triển khai : 
           18.342
	 

	
	- Dự án còn lại  chưa triển khai :                 5.190
	 

	
	

23.532
	 


2.2 Chất lượng dân số :

Dân số trên địa bàn Quận chủ yếu là dân số trẻ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ rất cao.
     Số dân phân theo độ tuổi đến trường dự kiến năm 2020 :
· Số dân trong độ tuổi mầm non (0-5 tuổi) 
:  14.460 em, chiếm tỉ lệ  7,85%.
· Số dân trong độ tuổi tiểu học (6 -10 tuổi) 
: 11.352 em, chiếm tỉ lệ 8,25%.
· Số dân trong độ tuổi THCS (11 -14 tuổi) 
:   9.069 em, chiếm tỉ lệ 8,04%.
· Số dân trong độ tuổi PTTH (15 -17 tuổi) 
:   9.186 em, chiếm tỉ lệ 5,65%.
Theo kết qủa điều tra dân số trên, dân số trong độ tuổi 0 – 17 có tỉ lệ 29,8% trong tổng dân số, đây là nhóm tuổi trong độ tuổi đi học phổ thông (từ mầm non đến phổ thông trung học ) có ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất  trường lớp cho ngành giáo dục.
Ngoài ra đến giai đoạn sau 2020, các dự án xây dựng chung cư mới trên địa bàn Quận 10 lần lượt đi vào hoạt động, sẽ tăng dân số cơ học của quận lên tương ứng.  Do đó giai đoạn định hướng đến năm 2025 sẽ phải tính toán quỹ đất phù hợp với dân số tăng thêm này (dân số Quận 10 dự kiến sẽ là 280.000 người tăng 20.000 người)

2.3 Phân bố dân cư : 
Mật độ dân số trung bình là 42,2 người/km², nơi có mật độ dân số cao nhất  là Phường 2 (96 người/km²), nơi có mật độ dân số thấp nhất là Phường 12 (18,5 người/km²), thuộc vào những quận có mật độ dân số cao nhất thành phố, so với Quận 1 (30 người/km²), Bình Thạnh (20 người/km²), Thủ Đức (5 người/km²). Đây là mật độ trung bình ,  trên thực tế mật độ còn cao hơn do ngoài đất quân sự, trên quận còn có nhiều cơ quan, trường học cấp thành phố và trung ương chiếm diện tích đất lớn như Bệnh viện Nhi đồng I , Bệnh viện Trưng Vương , Bệnh viện 115 , trường Đại học Bách Khoa , Công ty dược phẩm , Nhà khách chính phủ , Trại giam Chí Hoà ...vv.
PHẦN III

HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI  TRƯỜNG LỚP 
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10
1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUẬN 10 :

1.1.  Phát triển số lượng  : 

Tốc độ tăng số học sinh trên toàn Quận trong những năm qua trung bình đạt 22,57%; 54,74% trẻ đạt 3 đến  5 tuổi được vào học mẫu giáo ;100% trẻ 6 tuổi được vào  lớp 1; số học sinh tiểu học được học 2 buổi/ ngày đạt 100%;  98,5% học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học lớp 6; 97,62% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được vào học  trung học phổ thông ở các hệ công lập và ngoài công lập, số còn lại học ở các trường chuyên nghiệp dạy nghề và trung học giáo dục thường xuyên.
Trong những năm qua ngành Giáo dục – Đào tạo không ngừng phát triển đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giáo dục quốc dân. Mô hình các trường bán công, dân lập,  tư thục đã hình thành và phát triển cùng với các trường công lập, góp phần đáp ứng yêu cầu học tập của người dân. 

Trình độ dân trí của Quận ngày được nâng cao.  Quận 10 được  công nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù chữø, phổ cập tiểu học, phổ cập giáo dụcTHCS và phổ cập bậc Trung học, phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

Quận 10 có tổng diện tích 571,81 ha , trong đó tổng diện tích đất dành cho giáo dục hiện nay là 13,04 ha, đạt tỉ lệ bình quân 2,28% so với diện tích đất toàn Quận. Bình quân diện tích đất dành cho mỗi học sinh đạt 3,71 m2/ học sinh, trong đó diện tích đất cho mỗi học sinh cấp học mầm non là 4,64m2/học sinh, cấp tiểu học là 3,72m2/học sinh, cấp trung học cơ sở là 2,82m2/học sinh, cấp trung học phổ thông là 3,88m2/ học sinh. Nhìn chung, diện tích đất dành cho  khối Mầm non và Tiểu học có tăng hơn so với năm 2010 theo quy hoạch mạng lưới trường lớp; riêng cấp THCS và THPT là còn hạn chế so với chỉ tiêu (trong đó THCS chỉ đạt 60,90% so với chỉ tiêu giao đất đến năm 2010, đạt 41,9%, so với chỉ tiêu giao đất năm 2020). Hiện nay các trường Mầm non, tiểu học đã đảm bảo 100% học sinh học 2 buổi ngày tại trường tuy còn một vài trường sĩ số học sinh trên lớp còn cao so với quy định; riêng khối Trung học cơ sở chỉ đạt khoảng 39,7% số học sinh học 2 buổi ngày do không đủ phòng học. Tuy nhiên nếu tính sĩ số trên lớp theo quy định thì tất cả các cấp học sẽ thiếu phòng học.

Nhìn chung các trường hiện nay , mọi cố gắng của ngành chỉ dừng ở mức đáp ứng được số phòng học cho học sinh dược học 2 buổi ngày , còn lại đều thiếu các phòng chức năng , phòng ăn , ngủ thuận tiện cho học sinh , thiếu diện tích để làm sân chơi , sân bãi thể dục thể thao cây xanh ..v.v là những yêu cầu cấp thiết của ngành giáo dục .

1.2   Phát triển về chất lượng : 

Chất lượng hoạt động của ngành Giáo dục tạo Quận 10 đã tạo điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phổ cập giáo dục. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp tại các cấp học bình quân từ 98,5% ở bậc tiểu học, trung học cơ sở là 98,29%. Nhiều học sinh đạt giải năng khiếu cấp Quận, Thành phố và cấp Quốc gia. Hiệu suất đào tạo ở các, bậc tiểu học đạt 97,0%, bậc trung học cơ sở đạt 96%. Hiện toàn bộ 15 phường đã hoàn thành đạt chuẩn Xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập  tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục bậc trung học.
1.3   Phát triển về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý :
Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý không ngừng được tăng lên về cả chất lượng và số lượng. Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức và nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học. Ngành cũng có chính sách ưu đãi, khuyến khích và tạo điều kiện cho các giáo viên tham gia học các chương trình đào tạo chính quy ở các bậc đại học, sau đại học… ngành cũng thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên và cán bộ ngành giáo dục của Quận.
2. HIỆN TRẠNG TRƯỜNG LỚP – HỌC  SINH – CƠ  SỞ VẬT CHẤT :
2.1 Hiện trạng chung về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Quận : 
Quận 10 có tổng diện tích 571,81 ha, tổng diện tích đất dành cho giáo dục hiện nay là 12,06 ha, đạt tỉ lệ bình quân 2,10% so với diện tính đất toàn Quận. Bình quân diện tích đất dành cho mỗi học sinh đạt 2,97m2/học sinh, trong đó diện tích đất cho mỗi học sinh bậc mầm non là 3,25m2/học sinh, bậc tiểu học là 3,00m2/học sinh, bậc trung học cơ sở là 2,13m2/học sinh, bậc trung học phổ thông là 3,58 m2/học sinh. 
Hiện nay trên địa bàn Quận có 49 trường công lập, gồm cấp học Mầm Non có 20 trường, tiểu học có 17 trường, trung học cơ sở là 6 trường, phổ thông trung học có 5 trường.  Bậc Mầm non ngoài công lập khá phát triển .
Ngoài ra do tính chất đặc thù của một số loại hình dạy học, Quận còn có một số cơ sở giáo dục như Trường chuyên biệt, Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trường Bồi dương giáo dục.
* Bảng thống kê cơ sở vật chất trường mầm non và phổ thông (hiện trạng năm 2018)
	Stt
	Ngành học
	Số trường
	DT đất (ha)
	Số phòng học
	Số học sinh 2018
	m2/hs
	Tỉ lệ học             2 buổi

	1
	Mầm non


	20           
(36 điểm)
	2,87
	208
	6.398
	4,49
	100%

	2
	Tiểu học
	17                (21 điểm)
	4,30
	364
	12.767
	3,37
	100%

	3
	THCS
	8

 (9 điểm)
	2,51
	187
	8.806
	2,85
	39,7%

	4
	THPT
	5

(5 điểm)
	3,27
	172
	6.819
	4,79
	30%

	
	Cộng
	50
	12.95
	931
	34.790
	
	


*  Bảng thống kê cơ sở vật chất trường mầm non năm 2018  (Hệ ngoài công lập)
	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Số phòng học
	Số học sinh

	 1
	Mầm non Sài Gòn
	449 Lê Hồng Phong, P2
	         13 
	          313 

	2
	Mầm non Lan Anh
	291 Cách mạng tháng 8 P.12
	         24 
	          403 

	3
	Mầm non Khải Tâm
	134/92-94 Thành Thái P.12
	         20 
	          191 

	4
	Mầm non Con Mèo Vàng
	62 Nguyễn Ngọc Lộc P.14
	           4 
	            50 

	5
	Mầm non Vạn An
	Hẻm 51 Thành Thái - CC Đào Duy Từ P.14
	         16 
	          207 

	6
	Mầm non Ngôi Sao Việt
	354/2 LT.Kiệt P14 
	           6 
	            99 

	7
	Nhà trẻ Sao Mai Vàng
	666/64 đường 3/2  P.14
	           3 
	            17 

	8
	Nhà trẻ Mai Anh
	7 Thành Thái  P.14
	           2 
	            20 

	9
	C.biệt tư thục Ước mơ
	354/5 LT.Kiệt P14
	 
	 

	10
	Mầm non Ánh Sao
	66 Đồng Nai P.15
	         14 
	          176 

	11
	Mầm non Thanh Tâm
	J10 Thất Sơn P.15
	           3 
	          130 

	12
	Nhà trẻ Minh Khuê
	19 Cửu Long  P.15
	           2 
	            14 

	
	
	
	       107 
	       1.620 



2.2 Đánh giá chung về cơ sở vật chất ngành giáo dục đào tạo Quận :
a. Thực hiện 2 buổi/ ngày

	Bậc học
	Số lớp
	Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ ngày (%)

	Mầm non

Tiểu học

THCS

PTTH
	208
364
187
172
	100%

100%

39,7 %
30%


b. Về tỉ lệ bình quân học sinh trong lớp và trong một trường :

· Mầm non : Bình quân 34 học sinh/lớp và bình quân 160 học sinh/trường (so với tiêu chuẩn sư phạm < 25 học sinh/lớp và < 500 học sinh/trường). Nguyên nhân tỷ lệ học sinh/trường thấp do một số điểm trường là cơ sở cải tạo từ nhà ở nên có quy mô nhỏ .
-   Tiểu học : Bình quân 34 học sinh/lớp và bình quân 510 học sinh / trường (so với tiêu chuẩn sư phạm <35 học sinh/lớp và < 1050 học sinh/trường). Tuy nhiên có một số trường có sĩ số học sinh cao hơn như : Dương Minh Châu, Trần Quang Cơ, Thiên Hộ Dương .
-   Trung học cơ sở : Bình quân 57 học sinh/lớp và 1.100 học sinh/trường (so với tiêu chuẩn sư phạm < 45 học sinh/lớp và 2.025 học sinh/trường). 
      Đây là bậc học còn thiếu nhiều nhất về số học sinh, số trường học cũng như diện    tích đất/học sinh so với quy định trong mạng lưới giáo dục của Quận 10. Cần ưu tiên xây dựng cơ sở vật chất cho bậc học này .
-   Trung học phổ thông : Bình quân 49 học sinh/lớp và 1.364 học sinh/trường (so với 45 học sinh/ lớp và < 2.025 học sinh/trường).
c. Về bình quân số lớp trong trường :

· Mầm non : Bình quân 5,2 lớp/trường (so với tiêu chuẩn sư phạm < 20 lớp ). 
· Tiểu học : Bình quân  19,6 lớp/trường (so với tiêu chuẩn sư phạm < 30 lớp).
· Trung học cơ sở : Bình quân 20,1 lớp/trường (so với tiêu chuẩn sư phạm < 45 lớp).
· Trung học phổ thông : Bình quân 23,7 lớp/trường (so với tiêu chuẩn < 45 lớp ).
Như vậy, tất cả các bậc học đều có số lớp trong một trường nhỏ hơn khá nhiều so với tiêu chuẩn quy định, nguyên nhân do có một số trường có diện tích nhỏ chưa đạt tiêu chuẩn quy định.

d. Về qui mô diện tích và phân bố trường học trên địa bàn:

· Về qui mô diện tích :
Trên địa bàn Quận hiện nay, chỉ tiêu diện tích đất dành cho một học sinh rất thấp so với tiêu chuẩn Qui phạm Nhà nước và theo Quyết định số 02/2003-UB ngày 03/01/03 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố. Đất cho giáo dục hiện chiếm khoảng 12,95 ha đất, đạt chỉ tiêu bình quân 3,72m2 đất /học sinh (theo qui định của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố trong Quyết định 02  là 4 – 5m2/ học sinh).
· Trường mầm non   : Chiếm 2,87 m2, bình quân 4,49 m2 đất/học sinh.

· Trường tiểu học    : Chiếm 42.125,12 m2, bình quân 3,37 m2 đất/học sinh.
· Trường trung học cơ sở   : Chiếm 21.105 m2, bình quân 2,85m2 đất/học sinh.
· Trường phổ thông trung học: Chiếm 29.901 m2, bình quân 4,79 m2 đất/học sinh.
Hiện trạng một số trường, đặc biệt là các trường mầm non vẫn có các điểm phân hiệu diện tích rất nhỏ so với quy định do là nhà ở tư nhân được cải tạo lại, hướng quy hoạch sẽ tiến hành sắp xếp lại (mở rộng nếu có điều kiện, hoặc thanh lý để tạo vốn đầu tư lại cho giáo dục). Bậc Trung học cơ sở là bậc có chỉ tiêu thấp nhất .

· Về phân bố trường học trên địa bàn :
· Mầm non :
 Mỗi phường đều có từ 1 đến 2 trường mầm non. Các phường có trường diện tích rộng đáp ứng được yêu cầu của trường mầm non như : Phường 1, Phường 5, Phường 6, Phường 12. Các phường có nhiều điểm trường nhỏ, phân tán cần phải xây dựng mới là : Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường 10, Phường 13. Một số điểm trường qúa nhỏ, nên cần hoán đổi để lấy kinh phí, tập trung xây dựng cải tạo các điểm lớn. 

· Tiểu học : 
Đa số các phường đều có 1 trường tiểu học, có phường có 2 trường như : Phường 2, Phường 14, Phường 15. Phường có 3 trường như :Phường 12. Có 2 phường hiện không có trường tiểu học là phường 3 và phường 8.

Các phường đã có trường tiểu học nhưng diện tích nhỏ cần mở rộng là : Phường 12 (Hoàng Diệu), Phường 15 (Tô Hiến Thành).   

· Trung học cơ sở : 

Các khu vực có trường THCS tốt là khu vực I (Phường 15), khu vực IV (Phường 5, 6, 7, 8)
Các khu vực còn thiếu nhiều về bậc học THCS là khu vực II (Phường 14), khu vực III (Phường 13).

· Phổ thông trung học : 
Số lượng trường Phổ thông trung học đóng trên địa bàn khá nhiều, toàn Quận hiện có 3 trường THPT là Nguyễn An Ninh, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du và 2 trường vừa là THCS và THPT là trường Sương Nguyệt Anh và trường Diên Hồng. 
e. Về xã hội  hóa giáo dục :

Thực hiện chủ trương xã hội hóa bằng nhiều giải pháp đa dạng mang tính khả thi như huy động các thành phần kinh tế, các nguồn lực của xã hội (vốn ngoài ngân sách, vay kích cầu, vốn trong nhân dân, doanh nghiệp) đầu tư xây dựng trường dân lập, tư thục, bán công. Chủ trương này đã góp phần phát triển hoạt động chung của Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận, tạo thêm nhiều chỗ học cho con em nhân dân lao động trên địa bàn Quận.
Tính đến nay, mạng lưới mầm non dân lập khá phát triển về mặt số lượng với 11 cơ sở, 1.576 học sinh. Hệ dân lập, tư thục ở bậc tiểu học – trung học cơ sở phát triển chậm.

3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2007-2018  :

a. Nhận định chung : 

Trong 10 năm qua, Quận đã thực hiện tương đối tốt đồ án quy hoạch phát triển trường lớp của Quận đến năm 2010-2015. Việc xây dựng mới. mở rộng nâng cấp, cải tạo sửa chữa các điểm trường từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học phần nào đáp ứng được yêu cầu phát triển của quận. Đến nay hầu hết các trường cơ sở vật chất tương đối khang trang, sạch đẹp, hệ thống sân trường được bê tông hóa, phòng ốc được sửa sang thoáng mát, nhà vệ sinh được cải tạo nâng cấp phục vụ tốt việc dạy học và chăm sóc các cháu tại các trường. Đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông. Sĩ số học sinh bình quân trên lớp ở 1 số trường vẫn đảm bảo theo quy định. Trường xây dựng theo chuẩn quốc gia ngày một tăng thêm.

Để tạo điều kiện cho ngành Giáo dục và Đào tạo quận 10 ngày một phát triển, có đủ trường, lớp phục vụ cho việc học tập của con em nhân dân trong địa bàn, Quận đã có chủ trương xem xét xác định cụ thể theo địa bàn từng khu vực, có kế hoạch thanh lý, hoán chuyển để có nguồn kinh phí xây dựng tập trung tại các điểm trường có điều kiện và rà soát lại quỹ đất hiện có dành cho xây dựng trường lớp như chung cư Ngô Gia Tự (phường 2), đất nghĩa trang, kho bãi như: Nghĩa trang Hồi Giáo, nghĩa trang tộc Nguyễn (phường 13), khu đất trung tâm dạy nghề quận 10 (phường 10), cụm kho 7A Thành Thái (phường 14), khu đất ITE… Hoán đổi, mở rộng đất gần các trường để có dự án xây dựng mới, cải tạo lại như : Mở rộng trường Mầm non Phường 6, mở rộng trường Tiểu học Dương Minh Châu, trường THCS Nguyễn Tri Phương… Các giải pháp trên được tiến hành theo từng giai đoạn phân kỳ từ nay đến năm 2015 và từ 2015 đến 2020 để vừa phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay vừa đảm bảo định hướng phát triển lâu dài của toàn bộ mạng lưới giáo dục Quận 10.

b. Kết quả thực hiện quy hoạch chi tiết địa điểm trường học giai đoạn 2007-2018 theo từng bậc học :
b.1 Bậc Mầm non :
· Hiện trạng 2018 :

· Khả năng đáp ứng của hệ thống trường Mầm non công lập hiện còn cách xa so với số trẻ trong dân số.  Hệ thống các trường Mầm non ngoài công lập phát triển mạnh (20 trường) tuy nhiên chỉ có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu tập trung ở các phường  13, 14, 15.

· Số điểm trường vẫn còn nhiều (36 điểm) trong đó nhiều trường  có diện tích chỉ từ 54 ÷ 300m2 không thích hợp để bố trí nhà trẻ phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, chủ yếu tập trung ở các phường 2, 7, 8, 9, 10, do đó tuy tổng diện tích và điểm trường về chỉ tiêu quy hoạch đáp ứng được so với dân số nhưng trên thực tế điều kiện trường lớp không có cải thiện nhiều so với thời điểm 2007.

· Các phường phía Bắc : Phường 12 , 13, 14, 15, tuy quỹ đất còn nhưng phải ưu tiên cho các trường cần diện tích lớn hơn như Tiểu học , Trung học cơ sở nên không còn đất dành cho bậc Mầm non 

Bảng đánh giá hiện trạng 2018 theo cụm phường 

	Khu vực
	Dân số
	Yêu cầu cần  có
	Hiện trạng năm 2018
	Ghi chú

	
	
	Số học sinh 
trong dân số
	Số phòng 
học cần
	Số học sinh 
hiện trạng
	Số phòng 
học hiện trạng
	

	Cụm 1,2,3,4,9 
(87,24 ha)
	71.189 
	3.560
	143
	1.835
	57
	thiếu 
( 86 phòng )

	Cụm 5,6,7,8 
(63,1 ha)
	39.796 
	1.990 
	80
	1.436
	53
	thiếu 
( 27 phòng )

	Cụm 10,11,12,13 
(217,02 ha)
	72.099 
	3.605 
	144
	1.647
	59
	thiếu 
( 85 phòng )

	Phường 14 
(126,79 ha)
	29.469 
	1.474 
	59
	567
	22
	thiếu 
( 37 phòng )

	Phường 15 
(77,66 ha)
	28.478 
	1.424 
	57
	548
	18
	thiếu 
( 39 phòng )

	 
	 
	10.723 
	483 
	5.033 
	209 
	thiếu 
( 274 phòng )


· Công tác xây dựng cơ sở vật chất giai đoạn 2007-2018 :

· Xây dựng mới trên nền đất hiện trạng  :

	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Theo QH được duyệt năm 2007
	Thực hiện 
giai đoạn 
2006 - 2018
	Ghi chú

	1
	Mầm non Phường 2
	46/1 Trần Nhân Tôn
	Xây dựng mới trên nền cũ
	Đã Xây mới năm 2008
	 

	2
	Mầm non Phường 2
	175 Trần Nhân Tôn
	Cải tạo
	Đã cải tạo năm 2008
	 

	3
	Mầm non Phường 4
	216-218 Ngô Gia Tự
	Xây dựng mới trên nền cũ
	Chưa thực hiện
	Đang xin xây dựng 
mới 2018-2020

	4
	Mầm non Phường 5
	280 Nguyễn Chí Thanh
	Cải tạo
	Đã cải tạo năm 2012
	 

	5
	Mầm non Phường 8
	531 Nguyễn Tri Phương
	Xây dựng mới trên nền cũ
	Không thực hiện
	Hoán chuyển với UBND P8.

	6
	Mầm non Phường 9
	478 Nguyễn Tri Phương
	Cải tạo
	 Đã thực hiện
	 

	7
	Mầm non Phường 15
	KK 12 Ba Vì
	Xây dựng mới trên đất cũ
	Không thực hiện
	Do thay đổi chủ trương đầu tư xây dựng mới MNP 15B

	8
	Mầm non 2/9
	Lô B1, B2 chung cu C9
	Mở rộng tầng trệt và 
lấy thêm sân
	 Đã thực hiện
	 

	9
	Mầm non Phường 10
	712 Điện Biên Phủ
	Mở rộng thêm sang 
710 Điện Biên Phủ
	Không thực hiện được
	Đất 710 Điện Biên Phủ 
không lấy được .


· Quy hoạch 09 trường xây dựng mới hoặc cải tạo trên nền hiện trạng trong đó: 05 trường đã thực hiện xong (MNP2 (02 cơ sở), MNP5, MNP9, MN 2/9); 01 trường đã có kế hoạch đầu tư, đang lập hồ sơ dự án và hoàn thành trong 2020 (MNP4); 03  trường không thực hiện (MNP8, MNP10 ,MNP15).

· Xây dựng mới trên đất mới hoặc mở rộng thêm diện tích đất :

	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Theo QH được duyệt năm 2007
	Thực hiện 
giai đoạn 
2006 - 2018
	Ghi chú

	1
	Mầm non Phường 3
	Trường mới trong dự án chung cư Ngô Gia Tự
	Xây dựng mới trên đất mới 
(định hướng 2020)
	Chưa thực hiện được
	 Chờ thực hiện dự án xây dựng mới chung cư Ngô Gia Tự 

	2
	Mầm non Phường 6
	42A Nguyễn Lâm
(30 Nguyễn Lâm)
	Mở rộng - xây dựng mới
	Chưa thực hiện được 
	Sẽ mở rộng - xây dựng mới 2018-2020

	3
	Mầm non Phường 7
	Trường mới trong dự án chung cư Nguyễn Kim
	Xây dựng mới trên đất mới 
(định hướng 2020)
	Đang xây dựng chưa hoàn tất 
	 

	4
	Mầm non Phường 9
	Trường mới trong dự án chung cư Ấn Quang
	Xây dựng mới trên đất mới 
	Chưa thực hiện được
	 Chờ thực hiện dự án xây dựng mới chung cư Ấn Quang 

	5
	Mầm non Phường 13
	828 Sư Vạn Hạnh
	Xây dựng mới trên đất mới 
	Đã xây dựng mới năm 2011 -2016
	Không nằm trong QH được duyệt 2007

	6
	Mầm non Phường 14
	397 Tô Hiến Thành
	Xây dựng mới trên đất CA P.14
	Chưa thực hiện được
	Sẽ hoán đổi - xây dựng mới 2018-2020


· Quy hoạch 06 (*) trường xây dựng mới hoặc mở rộng trên đất mới trong đó: 01 trường đang xây dựng (MNP7); 02 trường đã có kế hoạch, đang lập hồ sơ dự án và hoàn thành trong 2020 (MNP6, MNP14); 03 trường chưa thực hiện được (MNP3, MNP9, MNP10). Ngoài ra, có 01 trường không thuộc quy hoạch nhưng đã được xây dựng thay thế, quy mô có mở rộng hơn so với trường cũ (MN Măng non 1).
b.2 Bậc Tiểu học :
· Hiện trạng 2018 :

· Đây là bậc học tương đối có các chỉ tiêu đạt gần các quy chuẩn hiện hành.  Tuy nhiên, số điểm trường vẫn còn nhiều , có 17 trường 21 điểm,  trong đó có các điểm trường nhỏ có diện tích < 1.000 m2 không phù hợp làm trường tiểu học. 

· Chỉ tiêu về số lớp học và số học sinh đáp ứng được nhưng do số trường nhỏ còn nhiều, chênh lệch về chất lượng giữa cơ sở vật chất các trường lớn dẫn đến số học sinh tập trung quá đông vào các trường có chất lượng tốt, tạo nên tình trạng quá tải cục bộ.

· Khu vực các phường 3, 8, 9 ,10 ,11 là chưa đạt yêu cầu , diện tích các trường nhỏ, trong dài hạn cần thanh lý để thay bằng các trường có diện tích lớn hơn.

Bảng đánh giá hiện trạng 2018 theo cụm phường 

	Khu vực
	Dân số
	Yêu cầu cần  có
	Hiện trạng năm 2018
	Ghi chú

	
	
	Số học sinh trong dân số
	Số phòng 
học cần
	Số học sinh 
hiện trạng
	Số phòng 
học hiện trạng
	

	Cụm 1,2,3,4,9 
(87,24 ha)
	71.189 
	4.627 
	135 
	3.946 
	111 
	thiếu 
(24 phòng ) 

	Cụm 5,6,7,8 
(63,1 ha)
	39.796 
	2.587 
	74 
	2.570 
	75 
	đáp ứng đủ

	Cụm 10,11,12,13 
(217,02 ha)
	72.099 
	4.687 
	134 
	3.352 
	106 
	thiếu 
( 28 phòng )

	Phường 14 
(126,79 ha)
	29.469 
	1.916 
	55 
	1.838 
	51 
	đáp ứng đủ

	Phường 15 
(77,66 ha)
	28.478 
	1.851 
	53 
	1.330 
	40 
	thiếu 
( 13 phòng )

	 
	 
	15.668 
	451 
	13.036 
	383 
	thiếu 
( 65 phòng )


·   Công tác xây dựng cơ sở vật chất giai đoạn 2007-2018  :

· Xây dựng – cải tạo trên nền hiện trạng  :

	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Theo QH được duyệt 
năm 2007
	Thực hiện giai đoạn 
2006 - 2018
	Ghi chú

	1
	Phường 4 : trường Trần Quang Cơ
	438 Ngô Gia Tự
	Xây dựng mới Khu A
	Đã thực hiện năm 2008
	 

	2
	Phường 5 : trường Nguyễn Chí Thanh
	302 Nguyễn Chí Thanh
	Xây dựng mới trên đất cũ
	Chưa thực hiện
	 Đã cải tạo sửa chữa xong thành trường khuyết tật, không xây dựng mới 

	3
	Phường 8 : Tiểu học Phường 8
	346 Vĩnh Viễn
	Xây dựng mới trên đất cũ
	Đã thực hiện 
	 

	4
	Phường 12 : trường Triệu Thị Trinh
	47/8 Hòa Hưng
	Xây dựng mới khu A và 
nâng tầng Khu B
	Đã thực hiện
	 

	5
	Phường 12 : trường Thiên Hộ Dương
	157 Tô Hiến Thành
	Nâng tầng Khu A,B
	Chưa thực hiện được
	Đang xin thực hiện 2018-2020

	6
	Phường 13 : trường Lê Thị Riêng
	hẻm 493 CMT8
	Xây dựng mới trên đất cũ
	Đã thực hiện
	 

	7
	Phường 14 : trường Lê Đình Chinh
	39 CX Đồng Tiến
	Xây dựng mới Khu B , 
cải tạo Khu C
	đã xây dựng mới khu B ,chưa cải tạo khu C
	Đang xin thực hiện cải tạo khu C 2018-2020


· Quy hoạch 07 trường xây dựng mới , cải tạo trên đất hiện hữu : thực hiện được 04 trường, còn 02 trường chưa thực hiện được, 01 trường không thực hiện .

· Xây dựng trên đất mới hoặc mở rộng thêm diện tích đất :

	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Theo QH được duyệt 
năm 2007
	Thực hiện giai đoạn 
2006 - 2018
	Ghi chú

	1
	Phường 3 : trường Trí Tri
	168 Nguyễn Duy Dương
	Mở rộng sang nhà văn hóa P.3
	Đã thực hiện năm 2016
	

	2
	Phường 7 : trường Trần văn Kiểu mới
	Chung cư Nguyễn Kim
	Xây dựng mới trên đất mới
	Đã thực hiện
	

	3
	Phường 11 : trường mới 

(Tiểu học Điện Biên)
	Đất Vạn Quốc Tự và UB 
dân số gia đình và trẻ em
	Xây dựng mới trên đất mới
	Đã thực hiện 
	 

	4
	Phường 12 : trường mới
	Xây dựng trên đất Z756
	Xây dựng mới trên đất mới
	Đã xây dựng nhưng hiện không thuộc quản lý của Quận 10
	 

	5
	Phường 3 : trường Trần Nhân Tôn
	1bis Hòa Hảo
	Mở rộng khi xây dựng dự án chung cư Ngô Gia Tự (định hướng 2020)
	Chưa thực hiện
	 Chờ thực hiện dự án xây dựng mới chung cư Ngô Gia Tự

	6
	Phường 6 : trường Dương Minh Châu
	72B Nguyễn Lâm
	Mở rộng sang đất trường 
Nguyễn Văn tố
	Đã thực hiện 
	 


· Quy hoạch  06 trường xây dựng trên đất mới hoặc mở rộng thêm diện tích  :  đã thực hiện xây dựng được 05 trường, 01 trường chưa thực hiện , trong đó trường trong dự án Z756 hiện không thuộc quyền quản lý của quận nên sẽ không đưa vào Quy hoạch điều chỉnh lần này.

b.3 Bậc Trung học cơ sở :

·  Hiện trạng 2018 :

Bậc trung học cơ sở là bậc học có cơ sở vật chất hiện trạng thiếu nhất so với các bậc học khác, tỉ lệ học sinh học 2 buổi còn thấp

Bảng đánh giá hiện trạng 2018 theo cụm phường 

	Khu vực
	Dân số
	Yêu cầu cần  có
	Hiện trạng năm 2018
	Ghi chú

	
	
	Số học sinh 
trong dân số
	Số phòng 
học cần
	Số học sinh 
hiện trạng
	Số phòng 
học hiện trạng
	

	Cụm 1,2,3,4,9 
(87,24 ha)
	71.189
	3.915
	98
	2.926
	54
	thiếu 
( 44 phòng )

	Cụm 5,6,7,8 
(63,1 ha)
	39.796
	2.189
	49
	1.223
	31
	thiếu 
(18 phòng )

	Cụm 10,11,12,13 
(217,02 ha)
	72.099
	3.966
	88
	1.707
	37
	thiếu 
( 51 phòng )

	Phường 14 
(126,79 ha)
	29.469
	1.346
	30
	2.192
	67
	thừa 
(37 phòng )

	Phường 15 
(77,66 ha)
	28.478
	1.566
	35
	1.471
	25
	thiếu 

(10 phòng )

	
	
	12.982
	300
	9.519
	214
	thiếu 
(86 phòng )


·  Công tác xây dựng cơ sở vật chất giai đoạn 2007-2018  :

· Cải tạo, mở rộng chuyển hoàn toàn sang THCS :

	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Theo QH được duyệt năm 2007
	Thực hiện giai đoạn 
2006 - 2018

	1
	Phường 3 : trường THPT& THCS Sương Nguyệt Anh
	249 Hòa Hảo
	Cải tạo - mở rộng chuyển hoàn toàn sang THCS
	Chưa thực hiện được

	2
	Phường 14 : trường THPT& THCS Diên Hồng
	533 Nguyễn Tri Phương
	Chuyển hoàn toàn 
sang THCS
	Chưa thực hiện được


· Xây dựng mới trên đất hiện trạng   :

	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Theo QH được duyệt năm 2007
	Thực hiện giai đoạn 
2006 - 2018

	1
	Phường 4 : trường Hoàng Văn Thụ
	322 Nguyễn Tri Phương
	Xây dựng mới Khu A
	Đã thực hiện 


· Xây dựng mới trên đất mới hoặc mở rộng thêm diện tích  :

	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Theo QH được duyệt năm 2007
	Thực hiện giai đoạn 
2006 - 2018
	Ghi chú

	1
	THCS Phường 1 : trường mới theo QH 1/2000
	 
	Trường mới trên đất mới
	Không thực hiện
	Đã xóa quy hoạch

	2
	Phường 6 : trường Nguyễn Tri Phương
	72 Nguyễn Lâm
	Mở rộng sang đất trường 
THCS Nguyễn Văn Tố
	Đã thực hiện 
	 

	3
	Phường 12 : Trường mới
	Đất dự án Z756
	Trường mới trên đất mới
	Đã xây dựng nhưng hiện 
không thuộc quản lý của Quận 10
	 

	4
	Phường 14 : trường Nguyễn Văn Tố mới
	332 Tô Hiến Thành
	Xây dựng mới trên đất mới
	Đã thực hiện 
	 

	5
	Phường 14 : trường THCS phường 14 mới
	Khu 7A Thành Thái
	Xây dựng mới trên đất mới
	Chưa thực hiện được
	Chuyển sang làm trường tiểu học


· Quy hoạch  05 trường xây dựng, mở rộng trên đất mới hoặc mở rộng thêm diện tích đất , đã thực hiện xây dựng được 03 trường trong đó  trường mới trong dự án Z756 hiện không thuộc quyền quản lý của quận nên sẽ không đưa vào Quy hoạch điều chỉnh lần này.

b.4 : Bậc Trung học phổ thông :

· Hiện trạng 2018 :

Bậc học này khá ổn định, các trường có diện tích lớn, tuy nhiên do trong ngắn hạn không có quỹ đất bổ sung nên vào giai đoạn sau năm 2020 khi số học sinh tăng lên  cần bổ sung quỹ đất mới.

·   Công tác xây dựng cơ sở vật chất giai đoạn 2007-2018 :

· Cải tạo, mở rộng chuyển hoàn toàn sang THCS :

	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Theo QH được duyệt năm 2007
	Thực hiện giai đoạn 
2006 - 2018
	Ghi chú

	1
	Phường 3 : trường THPT & THCS Sương Nguyệt Anh
	249 Hòa Hảo
	Chuyển hoàn toàn 
sang THCS
	Chưa thực hiện được
	 

	4
	Phường 14 : trường THPT & THCS Diên Hồng
	553 Nguyễn Tri Phương
	Chuyển hoàn toàn 
sang THCS
	Chưa thực hiện được
	 


· Xây dựng mới trên đất mới :

	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Theo QH được duyệt năm 2007
	Thực hiện giai đoạn 
2006 - 2018
	Ghi chú

	1
	Phường 6 : Trường mới
	Nhà máy bia Sài Gòn 187 Nguyễn Chí Thanh
	Xây dựng mới trên đất mới
	Chưa thực hiện được
	 

	2
	Phường 13 : trường mới
	Đất trại giam Chí Hòa
	Xây dựng mới trên đất mới
	Chưa thực hiện được
	 



· Quy hoạch đề xuất xây 02 trường mới trên đất mới : chưa thực hiện được.

· Quy hoạch chuyển 02 trường THPT & THCS Sương Nguyệt Anh và Diên Hồng sang hoàn toàn là THCS : chưa thực hiện được.

BẢNG SỐ LIỆU HIỆN TRẠNG 2018

	Các chỉ tiêu

 
	Hiện trạng 
năm 2018
	 Chỉ tiêu Theo quy hoạch được duyệt                     

  (giai đoạn 2020 )
	Tỷ lệ % đạt được

	Đất giáo dục (ha)
  
	 
	

	- Mầm non (Công lập)
	2,86  (20 trường, 36 điểm)
	5,84
	21%

	- Tiểu học
	4,39   (17 trường,  21 điểm)
	5,16
	32%

	- THCS
	3,04 (8 trường, 9 điểm)
	5,07
	23%

	- THPT
	3,28  (5 trường)
	4,76
	24%

	Tổng cộng
	13,57
	20,83
	100%

	Các chỉ tiêu

 
	Hiện trạng 
năm 2018
	 Chỉ tiêu Theo quy hoạch được duyệt                     

  (giai đoạn 2020 )
	Tỷ lệ % đạt được

	Số học sinh
	 Số HS
	 Số HS
	

	- Mầm non
	6.003
	12.354
	17%

	- Tiểu học
	13.087
	14.675
	37%

	- THCS
	9.519
	11.377
	27%

	- THPT
	6.854
	6.335
	19%

	Tổng cộng
	35.463
	44.741
	100%

	Chỉ tiêu m2/hs
	
	 
	

	- Mầm non
	4,76
	4.00   
	

	- Tiểu học
	3,35
	4.00   
	

	- THCS
	3,19
	4.00   
	

	- THPT
	4,79
	5.00   
	

	Tỉ lệ  học 2 buổi
	 
	

	- Mầm non
	100%
	100%
	

	- Tiểu học
	100%
	100%
	

	- THCS
	39,7%
	100%
	

	- THPT
	30%
	100%
	


c. Nhận xét, đánh giá :

Nhìn chung, việc thực hiện công tác qui hoạch chi tiết mạng lưới trường học trên địa bàn Quận 10 trong giai đoạn 2003-2016 từ khi có quyết định số 02/2003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có những ưu khuyết điểm sau :

+ Ưu điểm:

- Quận ủy HĐND, Ủy ban nhân dân quận luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo thực hiện quy hoạch trường lớp trong từng giai đoạn; có sự phối hợp, tham mưu tốt của các phòng ban liên quan như Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên môi trường, Ban quản lý đầu tư và xây dựng công trình… trong tổ chức thực hiện quy hoạch.

Ngoài ra, trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 10 không ngừng phát triển và đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giáo dục quốc dân. Mô hình các trường ngoài công lập đã hình thành và phát triển cùng với các trường công lập góp phần đáp ứng yêu cầu học tập của người dân. Trình độ dân trí của Quận ngày được nâng cao, Quận 10 được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập bậc trung học. Hệ thống trung tâm học tập cộng đồng 15/15 phường đã được hình thành và từng bước hoạt động có nề nếp.

- Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng tầng- mở rộng theo đề án quy hoạch mạng lưới trường học được thực hiện đúng theo phân kỳ đề ra. Cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sạch đẹp, đảm bảo chỗ học cho con em nhân dân.

- Hằng năm, các trường được đầu tư nâng cấp từ lớp học, nhà vệ sinh, sân chơi song song với trang bị bàn ghế đạt chuẩn, các phòng chức năng như phòng vi tính, phòng nghe nhìn, thư viện điện tử, phòng kidsmart bằng nguồn ngân sách Quận hoặc nguồn sự nghiệp giáo dục. Ngoài ra các trường cũng thường xuyên tu bổ, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học bằng nguồn tài trợ của phụ huynh, hoặc nguồn tự có của trường.

Hệ thống Mầm non, ngoài công lập tương đối phát triển đã giải quyết phần nào việc thiếu phòng học cho lứa tuổi mầm non

     + Tồn tại và bất cập :

- Cơ sở vật chất trường lớp ở Quận 10 hầu hết được tiếp quản là nhà phố hoặc công lập hóa từ các cơ sở tư nhân; các điểm trường mầm non phường có nhiều điểm nhỏ, phòng học hẹp, không đúng quy cách, xuống cấp… diện tích đất thiếu nhiều so với quy định trong quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 3 tháng 1 năm 2003 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh nên thiếu diện tích sân chơi, cây xanh, sân bãi, Thể dục thể thao, nên việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Hằng năm tuy các trường được Quận cho tiến hành cải tạo, sửa chữa nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển giáo dục trong những năm tiếp theo; nhất là từ năm 2011 đến nay, thực hiện Nghị quyết 11/2011/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và do tình hình ngân sách thành phố, quận có khó khăn, một số công trình xây dựng mới, cải tạo nâng cấp trường lớp tuy đã có mặt bằng, quỹ đất nhưng chưa được triển khai do không bố trí được kinh phí từ ngân sách.

- Việc xây dựng mới trường lớp và tăng số phòng học (nhất là khối THCS) đạt thấp so với tiêu chí đề ra do đó chưa đảm bảo được điều kiện để ngành giáo dục – đào tạo thực hiện mục tiêu học 2 buổi ngày (đối với học sinh THCS), giảm sĩ số học sinh trên lớp ở các cấp học cũng như tiếp nhận các cháu mầm non (khối nhà trẻ).

Mầm non: nhiều trường có diện tích nhỏ (là nhà phố, biệt thự cũ) 1 phường có nhiều điểm trường cần tiến hành xóa bỏ các điểm nhỏ, xây dựng điểm mới có diện tích lớn đạt chuẩn.

- Việc lập thủ tục hồ sơ, ghi vốn các công trình dự án đã được thẩm định và phê duyệt với các ban ngành liên quan của thành phố còn chậm từ đó ảnh hưởng không ít đến tiến độ thời gian quy hoạch mạng lưới trường học của ngành giáo dục và đào tạo như trường Mầm non Phường 11, trường Mầm non Phường 6…

- Quyết định 02/2003/QĐ-UBND của thành phố quy định khu vực 1 gồm các quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Phú Nhuận và Tân Bình định mức khoảng từ 4m2 đến 5m2/chỗ học. Nhưng lại khống chế xây dựng tầng cao cho mỗi công trình ở từng bậc học, nhất là công trình xây dựng mới trường Mầm non, do đó có khó khăn trong việc thiết kế xây dựng, bố trí đủ phòng học và phòng chức năng đảm bảo nhu cầu tiếp nhận học sinh.

- Đối với việc quy hoạch, tìm quỹ đất cho giáo dục, Quận chỉ có thể giải quyết một số trường hợp bố trí, hoán đổi mặt bằng, đất trên địa bàn có diện tích nhỏ (chủ yếu xây dựng trường mầm non, tiểu học); các địa điểm có diện tích rộng và phù hợp với yêu cầu xây dựng các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, cần có sự hỗ trợ từ Ủy ban nhân dân thành phố cũng như các Sở ban ngành thành phố để cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục của Quận có thể phát triển theo kịp yêu cầu đổi mới hiện nay (xem bảng số liệu hiện trạng – Phụ lục 1).

PHẦN IV

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐỊA ĐIỂM 
CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10  GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG HỌC :
Quán triệt các Nghị quyết của Đảng , các Nghị định, chỉ thị quyết định của chính phủ về Giáo dục – Đào tạo đảm bảo một số quan điểm chủ đạo như sau :
· Phải đảm bảo hoàn chỉnh theo cơ cấu giáo dục quốc dân. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Hướng tới giáo dục hội nhập 
· Sử dụng và phát huy hiệu qủa các cơ sở vật chất hiện hữu trên cơ sở nâng cấp, điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển theo Quy hoạch.

· Địa điểm trường học được phát triển cân đối giữa các ngành học, các bậc học,  đáp ứng yêu cầu đào tạo của xã hội từ đại trà đến mũi nhọn, từ phổ thông đến chuyên nghiệp, dạy nghề. Đảm bảo học sinh phổ thông học tập và và hoạt động cả ngày trong trường . Phát triển lực lượng giáo viên đồng bộ giữa các môn dạy, giữa các cấp học, đảm bảo chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ  và phẩm chất sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học tích cực và toàn diện trong nhà trường.
· Thực hiện xã hội hóa Giáo dục và Đào tạo thông qua việc huy động các nguồn lực  xã hội cho phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, đa dạng hóa các loại hình trường học.

2. CÁC CHỈ  TIÊU CHỦ YẾU CẦN ĐẠT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN 2018- 2020  VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025 :
2.1 Các chỉ tiêu về cơ sở vật chất :

Căn cứ vào Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân Thành Phố về việc phê duyệt Qui hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020, căn cứ vaò số liệu thống kê dân số và  tốc độ phát triển dân số của Quận , các chỉ tiêu về số học sinh , số phòng học , diện tích đất  dự kiến là  :

* Các chỉ tiêu giáo dục đào tạo cần đạt
	Stt
	Chỉ tiêu
	ÑVT
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	1
	Tỷ lệ huy động 
	%
	70
	100
	100
	80

	2
	Hệ số vòng quay 
	
	1
	1
	1
	1

	3
	Tỷ lệ huy động và phân luồng 
	%
	100

trẻ 5 tuổi học mẫu giáo
	100

Hs tiểu học, học 2 buổi /ngày
	100

Hs THCS học 2 buổi /ngày
	20

TH hướng nghiệp và có kỹ năng LĐ

	4
	Học sinh trên lớp 
	HS/lôùp
	< 25
	< 35
	< 45
	< 45

	5
	Số phòng học (lớp) trong trường 
	Phòng
	< 20
	< 30
	< 45
	< 45

	6
	Số học sinh/cơ sở 
	
	< 500
	< 1.050
	< 2.025
	< 2.025

	7
	Diện tích đất 
	m2/hs
	4-5
	4-5
	4-5
	5

	8
	D.tích bình quân cho 1 trường mới đạt chuẩn
	ha
	0,2
	0,42
	0,81
	0,81

	9
	Mật độ xây dựng cho trường mới đạt chuẩn
	%
	<40
	<40
	<40
	<40

	10
	Số tầng cao 
	Tầng
	2 - 5
	2 - 5
	3 - 5
	3 - 5

	11
	Hệ số sử dụng đất 
	
	0,8 – 2,0
	0,8 – 2,0
	1,2 - 2.0
	1,2 – 2,0


2.2 Các chỉ tiêu vềø chất lượng đào tạo :

a. Phổ cập giáo dục : 
· Mầm non : 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

· Tiểu học : huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tỉ lệ 11 tuổi hoàn thành cấp tiểu học 100%.

· Trung học cơ sở : huy động 100% trẻ hoàn thành cấp tiểu học vào lớp 6, 100% học sinh lớp tốt nghiệp Trung học cơ sở.

· Bậc trung học : huy động 100% học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở vào lớp 10 (Hệ phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung cấp chuyên nghiệp)

Củng cố và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường, không còn trường có cơ sở vật chất yếu kém trên địa bàn Quận 10, triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

 * Chỉ tiêu:

· 100% các trường có đủ nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

· 100% các nhà vệ sinh của giáo viên, học sinh đạt chuẩn vệ sinh.

· 100% các trường có kế hoạch ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; 100% các trường trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại trong mọi tình huống xảy ra.

b. Huy động mọi nguồn đầu tư cho phát triển giáo dục – đào tạo.

* Chỉ tiêu : 100% phường đảm bảo Hội Khuyến học hoạt động tốt.

Tranh thủ sự đóng góp tự nguyện, hợp pháp cho việc trang bị, xây dựng trường học từ các nguồn lực xã hội. Vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các đơn vị kinh tế, các Mạnh thường quân hỗ trợ học sinh nghèo, con em diện chính sách xã hội, các đối tượng phổ cập giáo dục nhằm đảm bảo trẻ em được đi học, được chăm sóc, được hưởng các chế độ công bằng bình đẳng và mọi cơ hội trong giáo dục, đồng thời tôn vinh các cá nhân, đơn vị đã nhiệt tình đóng góp cho sự phát triển giáo dục của quận nhà.

Thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; ngành Giáo dục duy trì tốt mối quan hệ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, giữa nhà trường và chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để thực hiện các chủ trương về giáo dục.

c. Nâng cao chất lượng giảng dạy.

* Chỉ tiêu:

· 100% giáo viên ở các ngành học phổ thông sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thông qua giáo án điện tử.

· 100% giáo viên ở các ngành học, bậc học đạt trình độ A tin học.

· 100% các trường triển khai đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

· 100% giáo viên ở các ngành học, cấp học được bồi dưỡng về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá ở các cấp học. 100% giáo viên dạy hòa nhập được tập huấn, bồi dưỡng về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

· 100 % giáo viên dạy tiếng Anh ở ngành giáo dục phổ thông đều được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh.

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 : 

3.1 Về qũy đất dành cho xây dựng trường lớp :

Phải được xác định cụ thể theo địa bàn từng khu vực, có giải pháp về vốn và  sử dụng khai thác phù hợp theo từng giai đoạn, rà soát lại các qũy đất hiện đang sử dụng để tạo được qũy đất dành cho xây dựng trường lớp đến năm 2020, đất làm xí nghiệp, kho bãi đề nghị di dời.
Trong danh mục các công trình ưu tiên thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu theo trình tự sau :

Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp để tận dụng hết công suất các phòng ốc và mặt bằng sân bãi hiện có ở những trường thuộc khu dân cư đã được quy hoạch ổn định…
· Xây dựng mới các trường tại những khu dân cư được quy hoạch phát triển nhằm thay thế các điểm lẻ (phân hiệu) không đạt chuẩn, những trường nằm trong khu  quy hoạch giải tỏa hoặc giãn dân. 

· Tạo điều kiện về mặt bằng và cơ chế pháp lý để thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, trước hết trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, mở rộng mạng lưới trường dân lập,  bán công và các cơ sở giáo dục kỹ thuật, dạy nghề (kể cả tư thục).   

· Xây dựng gắn liền trang bị để việc sử dụng ngày càng có hiệu qủa (đồng bộ với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên). Trang bị theo diện đại trà và theo chiều sâu, đảm bảo bước đi dài hạn đến mục tiêu hoàn chỉnh ở năm 2020 và định hướng đến 2025
· Bố trí lớp theo địa bàn : ngành học mầm non bố trí theo địa bàn dân cư khu phố hoặc từng phường – bậc tiểu học theo địa bàn phường – ngành trung học cơ sở,  Trung học phổ thông bố trí theo cụm liên phường.
 3.2 Xác định nhu cầu đất dành cho phát triển cơ sở trường học đến năm 2020 và Định hướng đến năm 2025:
Trên cơ sở định mức diện tích đất/học sinh theo Quyết định số 02/2003/QĐ–UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân Thành Phố về việc phê duyệt Quy hoạch  phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020 (từ 4 – 5m2) và quy mô dân số Quy hoạch chung điều chỉnh của Quận đến năm 2020 (280.000 dân). Dự kiến nhu cầu diện tích đất dành cho xây dựng trường học như sau : 

* Dự báo dân số trong độ tuổi đến năm 2020 và định hướng đến 2025.
Giai đoạn 2018 – 2020 (Căn cứ số trẻ trong dân số hiện trạng) :
	Chỉ tiêu
	Chia theo nhóm tuổi
	Tổng cộng chung

	
	0 – 2 
	3 – 5 
	6 – 10
	11 – 14
	15 – 17
	

	Số người trong độ tuổi
	4.792
	7.012
	11.231
	9.053
	7.304
	39.392

	Tỷ lệ huy động
	50%
	90%
	100%
	100%
	80%
	

	Số học sinh
	2.396
	6.310
	11.231
	9.053
	5.843
	34.833


Giai đoạn định hướng đến năm 2025  :
	Chỉ tiêu
	Chia theo nhóm tuổi
	Tổng  cộng chung

	
	0 – 2 
	3 – 5 
	6 – 10
	11 – 14
	15 – 17
	

	Số người trong độ tuổi (trong dân số hiệu trạng)
	5.037
	7.370
	11.804
	9.030
	6.542
	39.783

	Tỷ lệ huy động
	60%
	100%
	100%
	100%
	80%
	

	Số học sinh trong dân số hiện trạng
	3.022
	7.370
	11.804
	9.030
	5.234
	36.460

	Số học sinh trong các dự án nhà ở xây dựng mới
	1.177
	1.530
	1.294
	1.012
	5.013

	Số học sinh tăng khi dân số tăng 280.000
	700
	1.300
	900
	800
	3.700

	Số học sinh trong độ tuổi 2025.
	12.269
	14.634
	11.224
	7.046
	45.173


*  Dự kiến số học sinh, số lớp, diện tích đất  cho từng giai đoạn  :
Giai đoạn 2018 – 2020 :
	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2018- 2020

	
	
	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	PTTH
	Tổng cộng

	
	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	
	
	
	

	1
	Số người trong độ tuổi
	Người
	4.792
	7.012
	11.231
	9.053
	7.304
	39.392

	2
	Tỷ lệ huy động
	%
	50
	90
	100
	100
	80
	

	3
	Số học sinh
	hs
	2.396
	6.310
	11.231
	9.053
	5.843
	34.833

	4
	Số lớp học
	lớp
	120
	252
	321
	201
	130
	

	 
	(số học sinh/ lớp)
	
	20
	25
	35
	45
	45
	

	5
	Diện tích đất
	m2
	34.824
	44.924
	36.212
	29.215
	152.480

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Giai đoạn định hướng đến năm 2025:
	
	

	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVt
	 Định hướng đến năm 2025

	
	
	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	PTTH
	Tổng cộng

	
	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	
	
	
	

	1
	Số người trong độ tuổi (trong dân số hiệu trạng)
	Người
	5.037
	7.370
	11.804
	9.030
	6.542
	39.783

	2
	Tỷ lệ huy động
	%
	60
	100
	100
	100
	80
	

	3
	Số học sinh trong dân số hiện trạng
	hs
	3.022
	7.370
	11.804
	9.030
	5.234
	36.460

	4
	Số học sinh trong các dự án nhà ở xây dựng mới
	hs
	1.177
	1.530
	1.294
	1.012
	5.013

	 5
	Số học sinh tăng khi dân số tăng 280.000
	hs
	700
	1.300
	900
	800
	3.700

	6
	Số học sinh trong độ tuổi 2025.
	hs
	12.269
	14.634
	11.224
	7.046
	45.173

	7
	Số lớp học
	lớp
	521
	418
	280
	176
	1.395


	
	(số học sinh/ lớp)
	
	20 ÷30
	35
	45
	45
	

	8
	Diện tích đất
	m2
	41.568
	47.216
	44.896
	35.230
	168.910


4. TỔNG HỢP NHU CẦU XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT PHÂN KỲ TỪNG 5 NĂM, ĐẾN 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 :

4.1 Nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất đến năm 2020:
Từng bước bổ sung quỹ đất để đạt chuẩn đất từ 4-5m2/chỗ học. Đảm bảo 100% học sinh tất cả các bậc học 2 buổi ngày.  Phấn đấu mỗi bậc học đều có trường đạt chuẩn quốc gia, chỉ tiêu học sinh mầm non : 20 ÷ 30 cháu /lớp, chỉ tiêu học sinh tiểu học : 35 học sinh/lớp, chỉ tiêu học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông : 45 học sinh/lớp.     
DỰ KIẾN YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM 2020.
	
	Số học sinh (dân số 280.000)
	Số phòng học cần đến 2020
	Số phòng cần xây thêm
	Diện tích cần đến 2020 (m2)
	Diện tích cần bổ sung thêm (m2)

	Mầm non
	8.706
	372
	61
	34.824
	6.455

	Tiểu học 
	11.231
	321
	11
	44.924
	1.015

	Trung học cơ sở 
	9.053
	201
	43
	36.212
	5.793

	Trung học phổ thông
	5.843
	130
	-
	29.215
	Thừa 3.553


4.2  Nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất định hướng năm 2025  (dự kiến cho dân số tăng lên 280.000 người).

DỰ KIẾN YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025.

	


	Số học sinh (dân số 280.000)
	Số phòng học cần đến 2025
	Số phòng cần xây thêm
	Diện tích cần đến 2025 (m2)
	Diện tích cần bổ sung thêm (m2)

	Mầm non
	12.269
	521
	149 (*)
	41.568
	6.744

	Tiểu học 
	14.634
	418
	97
	47.216
	2.292

	Trung học cơ sở 
	11.224
	280
	79
	44.896
	8.684

	Trung học phổ thông
	7.046
	176
	46
	35.230
	2.462


(*)  : số phòng học trường mầm non giai đoạn này chủ yếu nằm trong dự án xây dựng các chung cư mới, sẽ do Chủ đầu tư các dự án tự đầu tư.
PHẦN V
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
1. GIẢI PHÁP VỀ ĐẤT :
Hiện nay Quận 10 đang tiến hành rà soát và điều chỉnh toàn bộ quy hoạch phân khu các phường trong quận, ngoài ra quận tiếp tục lập kế hoạch kêu gọi đầu tư  để xây dựng mới lại toàn bộ các chung cư  hiện hữu đang xuống cấp trên địa bàn quận, do đó giải pháp về địa điểm mạng lưới trường lớp trong dự án quy hoạch điều chỉnh lần này có thuận lợi là sẽ thống nhất, đồng bộ với các quy hoạch kể trên .
Điều kiện về qũy đất của Quận 10 rất hạn chế, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục hướng tới hội nhập với khu vực và thế giới, Quận đã cố gắng vận dụng nhiều biện pháp linh hoạt như : 
· Tận dụng cải tạo nâng tầng các trường học hiện hữu .

· Thanh lý các điểm diện tích nhỏ không đủ tiêu chuẩn để có vốn đầu tư cho các điểm có diện tích đất rộng hơn.

· Hoán đổi đất gần các trường hiện hữu để mở rộng trường 
· Xây dựng trường mới từ  qũy đất có được do thu hồi đất từ kho hàng, xí nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở ưu tiên dành  đất cho giáo dục .

· Tận dụng quỹ đất có được do xây dựng lại các chung cư thấp tầng đã xuống cấp thành chung cư cao tầng để dành đất cho giáo dục và cây xanh .
· Tranh thủ nguồn đất cho trường mới từ quỹ đất quân sự trên địa bàn quận .

Tuy nhiên Quận chỉ có thể giải quyết một số trường hợp trong phạm vi quyền hạn của quận, chủ yếu  nằm trong việc tìm địa điểm  xây dựng các trường mầm non và tiểu học cần diện tích xây dựng tương đối nhỏ. Các địa điểm có diện tích rộng hơn phù hợp với yêu cầu xây dựng các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông thường nằm ngoài quyền hạn của Quận, cần có sự trợ giúp từ Chính quyền cũng như các Sở Ban ngành thành phố để cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục của Quận có thể phát triển theo kịp yêu cầu đổi mới hiện nay .
Các giải pháp quy hoạch được tiến hành theo 2 giai đọan từ 2018 đến 2020 và định hướng đến 2025, tương ứng với thời điểm  các dự án chung cư mới được hình thành trên  địa bàn quận đáp ứng cho số trẻ em gia tăng do tăng dân cơ học .  Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và định hướng phát triển lâu dài của toàn bộ mạng lưới giáo dục của Quận .
1.1   Bậc mầm non :

a. Nhu cầu về đất :
· Nhu cầu về đất đến năm 2020: 34.824 m2
· Nhu cầu về đất đến năm 2025 : 41.568 m2   (dự trù cho dân số tăng 280.000 người) 
b. Phân đợt thực hiện : 

· Giai đoạn 2018 – 2020 : ( xem chi tiết phụ lục 2 đính kèm ).
· Hiện trạng : 20 trường, 36 điểm, diện tích 28.639 m2
· Nhu cầu về diện tích đất 
    :  34.824 m².
· Khả năng đáp ứng đến 2020 :  29.605 m².
· Diện tích đất thiếu sẽ bù bằng hệ thống Mầm non ngoài công lập
· Triển khai thực hiện : 

· Số trường cơ sở giữ nguyên hiện trạng hoặc chỉ bảo dưỡng định kỳ :  22/36 điểm.

· Số trường xây dựng mới trên đất hiện trạng: 2/36 điểm

· Mầm Non phường 3
(253 Trần Nhân Tôn) 
: 1.386 m2
· Mầm Non phường 4
(216-218 Ngô Gia Tư)       
: 570,89 m2
· Số trường xây dựng mới trên địa điểm mới hoặc đất mở rộng thêm  : 6/36 điểm 

· Mầm Non phường 6
(30 Nguyễn Lâm)
   : 1.140 m2
· Mầm non phường 7 (Chung cư Nguyễn Kim) : 2.000 m2 diện tích sàn

· Mầm Non phường 8
(525 Nguyễn Tri Phương)
: 241 m2
· Mầm non phường 10 mới (303 đường 3 tháng 2)   : 429 m2
· Mầm non phường 11 (Đất  594/1 Điện Biên Phủ) : 580 m2
· Mầm non phường 14 (Đất CA Phường 14(7A/43/27 Thành Thái) :  454m2
· Mầm non phường 15B  (P4 Bạch Mã) : 748 m2
· Số trường hoán đổi hoặc giao về Quận sau khi xây dựng trường mới : (theo quy hoạch được duyệt năm 2007)
· Mầm non phường 7 (CS1) (235-237 Đào Duy Từ) : 217m2 diện tích đất 

· Mầm non phường 7 (CS3) (530/7 Lô 9 Cư xá Lý Thường Kiệt) :  510m2 diện tích đất .

· Mầm non phường 8 (517/128-130 Nguyễn Tri Phường)  : 95m2 diện tích đất  .

· Mầm non phường 8 (531 Nguyễn Tri Phương) : 108m2 diện tích đất  

· Mầm non phường 11 (378 Điện Biên Phủ) : 658 m2 diện tích đất (xây dựng trường Bồi dưỡng Giáo dục)  

· Mầm non phường 14 (666/41 Ba Tháng 2) : 382 m2 diện tích đất.  

      Sau khi tiến hành các biện pháp nói trên, giai đoạn năm 2018 – 2020 số điểm trường Mầm non đã từ 36 điểm giảm còn 31 điểm . Trong đó một số trường hiện hữu  được mở rộng diện tích hoặc thay bằng trường mới.  Các chỉ tiêu đạt được trong giai đoạn này như sau :

                                                                        GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

	 
	Hiện trạng 2018
	Khả năng đạt được 2020 
	Chỉ tiêu 2020

	Số học sinh
	Công lập :
	6.003   
	Công lập :
	6.538 
	8.706 ( Đạt )

	 
	Tư thục :
	2.532   
	Tư thục :
	2.532   
	

	 
	 
	8.565   
	 
	9.070
	

	Số phòng
	Công lập :
	209   
	Công lập :
	235   
	372 ( Đạt )

	 
	Tư thục :
	167   
	Tư thục :
	167   
	

	 
	 
	376   
	 
	402   
	

	DT đất
	Công lập :
	28.639   
	Công lập :
	29.605   
	38.424 ( Đạt )

	(m2)
	Tư thục :
	10.384   
	Tư thục :
	10.384   
	

	 
	 
	39.023   
	 
	39.989   
	

	m2/học sinh
	Công lập : 
	4,16
	Công lập : 4,4
	4 ( Đạt )


Giai đoạn 2018-2020 thực hiện theo quy hoạch đề xuất xây dựng mới các trường theo danh sách trên , cơ sở vật chất của bậc mầm non công lập vẫn thiếu so với nhu cầu , tuy nhiên phần thiếu đó sẽ được bù bằng hệ thống mầm non ngoài công lập với quy mô như hiện hữu là có thể đáp ứng đủ nhu cầu chỗ học cho trẻ trong độ tuổi mầm non.

· Giai đoạn định hướng đến  năm 2025 : ( xem phụ lục  đính kèm ) 

Theo quy hoạch chung quận 10 dân số quận 10 vào thời điểm 2020 là 260.000 người, tuy nhiên do yêu cầu thực tế dân số Quận 10 về lâu dài khi các dự án khu nhà ở xây dựng mới đang xây doing đi vào hoạt động cũng như dự trù cho một số dự án sẽ thực hiện, dân số sẽ tăng lên 280.000 người ( tăng thêm 20.000 người ) , do đó Quy hoạch cơ sở vật chất bậc Mầm Non sẽ phải  tăng thêm diện tích trường mới để phục vụ số lượng trẻ trong các dự án và cho phần dân số tăng thêm này. Các trường trong các khu chung cư xây dựng mới (diện tích sàn ) sẽ phục vụ dân số trong dự án và khu vực dân cư lân cận , đồng thời cũng cần  phát triển thêm hệ thống trường Mầm non tư thục .
· Hiện trạng : Công lập 20 trường, 31 điểm, diện tích 29.605 m2
· Nhu cầu về diện tích đất 



:  41.568 m².

· Khả năng đáp ứng của mầm non công lập 
:  52.293 m².
Diện tích đất dành cho bậc Mầm non tăng nhanh do các trường được bố trí từ diện tích sàn trong các khu chung cư xây dựng mới.

Diện tích còn thiếu so với chỉ tiêu sẽ được bổ sung từ Mầm non tư thục 

· Triển khai thực hiện :
· Số trường giữ nguyên hiện trạng hoặc bảo dưỡng định kỳ   : 22 điểm trường  .

· Ngoài ra để cải tạo mạnh mẽ tình trạng cơ sở vật chất của bậc học Mầm non, đề xuất thanh lý thêm một số cơ sở Mầm non nhỏ (không có trong Quy hoạch được duyệt năm 2007), không phù hợp thay bằng trường mới.

· Số trường xây dựng trên đất mới (đã có trong quy hoạch được duyệt năm 2007) : 4/31 trường

· Trường mầm non liên phường 8 , 9 mới (đất chung cư Ấn Quang) : 2.118m2 đất

· Trường mầm non phường 12 mới (đất dự án TIE 52 Thành Thái) : 2.000 m2 (diện tích sàn)

· Mầm non phường 13 mới (trại giam Chí Hòa) : 6.000 m2 đất

· Mầm non phường 14 mới (lô B31.4 Khu C30) : 4.000m2 đất

· Số trường xây dựng trên đất mới (quy hoạch đề xuất mới ) : 04 trường 

· Mầm non liên phường 3,4,9 (trường tiểu học Trí Tri cũ ) : 800m2
· Mầm non liên phường 2,3 (chung cư Ngô Gia Tự xây dựng mới) : 2.000m2 diện tích sàn

· Mầm non phường 7 mới (cư xáLý Thường Kiệt xây dựng mới) : 2.000m2 diện tích sàn

· Mầm non phường 14 mới (dự án 332-334 Tô Hiến Thành ) : 2.000m2 diện tích sàn

· Số trường đề nghị thanh lý, hoán chuyển hoặc giao về Quận (đề xuất mới không có trong quy hoạch năm 2007)
	Stt
	Tên trường
	Địa chỉ
	Diện tích

	
	* Cụm phường 2,3,4,9,10 :
	

	1
	Mầm non phöôøng 2 (CS1)
	46/1 Traàn Nhaân Toân
	341,00

	2
	Mầm non phöôøng 2 (CS2)
	175 Traàn Nhaân Toân
	108,80

	3
	Mầm non phöôøng 4 (CS2)
	307 Hòa Hảo
	78,40

	4
	Mầm non phường 9 C(S1)
	490/8 Ng Tri Phương
	167,50

	5
	Mầm non phường 9 (CS2)
	476 Ng Tri Phương
	167,50

	6
	Mầm non phường 9 (CS3)
	478 Ng Tri Phương
	86,40

	7
	Mầm non phöôøng 10 ( CS2)
	718/1 Điện Biên Phủ
(số cũ 782 ĐBP)
	126,10

	8
	Mầm non phường 10 CS4)
	782 Điện Biên Phủ
	54,00


Sau khi tiến hành Quy hoạch, bậc mầm non giai đoạn này sẽ có 20 trường mới với 27 điểm và đạt các chỉ tiêu sau :   
	
	Hiện trạng 2020
	Khả năng 
đạt được đến  2025 
	Chỉ tiêu  2025

	Số học sinh
	Công lập :
	6.538 
	10.306
	+ HS theo dân số hiện có đến năm 2020

 


  :  10.392 

+ HS trong các dự án nhà ở  :     1.177 
+ HS tăng cho dân số tăng lên 280.000 người        ( dự trù theo quy chuẩn )
:     700 


Tổng cộng     :  12.269 ( đạt )

	
	Tư thục :
	2.532   
	2.532 
	

	
	 
	9.070
	12.838
	

	Số phòng
	Công lập :
	235   
	366
	+ Phòng học cho  dân số hiện có  
:  446 

+ Phòng học cho dân số dự án  
:     47 
+ Phòng học cho dân số tăng lên  280.000 người  ( dự trù theo quy chuẩn )
:      28
Tổng cộng 
:  521 ( đạt )

	
	Tư thục :
	167   
	167
	

	
	 
	402   
	533
	

	DT đất (m2)
	Công lập :
	29.605   
	52.293
	41.568 ( đạt )

	
	Tư thục :
	10.384   
	10.384 
	

	
	 
	39.989   
	62.677(*)
	

	m2/học sinh
	Công lập : 4,4
	5,07
	4 m2/hs ( đạt ) 
	


(*) : diện tích đất này bao gồm cả diện tích sàn trong các chung cư (hiện tạm tính 1m2 sàn = 1 m2 đất)

Giai đoạn định hướng đến 2025 ,  thực hiện theo quy hoạch đề xuất xây dựng mới các trường theo danh sách trên , cơ sở vật chất của bậc mầm non công lập vẫn thiếu so với nhu cầu , tuy nhiên phần thiếu đó sẽ được bù bằng hệ thống mầm non ngoài công lập với quy mô như hiện hữu là có thể đáp ứng đủ nhu cầu chỗ học cho trẻ trong độ tuổi mầm non.

1.2   Bậc Tiểu học :
a. Nhu cầu về đất đến năm 2020 :
· Nhu cầu về đất đến năm 2020 :  44.924 m2    
· Nhu cầu về đất định hướng năm 2025 : 47.216 m2
b.  Phân đợt thực hiện : 

· Giai đoạn 2018 – 2020 (xem phụ lục  đính kèm) 

· Hiện trạng : 17 trường/21 cơ sở, diện tích 43.909 m2
· Nhu cầu về diện tích đất 

:  44.924 m².

· Khả năng đáp ứng đến 2020
: 47.229 m².

· Triển khai thực hiện trong giai đoạn này :

· Số trường hiện trạng giữ lại hoặc chỉ bảo dưỡng định kỳ : 15/21 điểm 

· Số trường xây dựng mới trên đất hiện trạng : 1/21 điểm .

· Trường Nhật Tảo (01 Nhật Tảo) : 1.290 m2
· Số trường xây dựng mới trên đất mới hoặc mở rộng thêm diện tích đất: 
· Trường Bắc Hải (104 Tô Hiến Thành) : từ 3.800 m2 lên 5.600 m2
(mở rộng sang HTX Đại Thành)

Sau khi tiến hành quy hoạch đến năm 2020 bậc tiểu học sẽ só 17 trường, 21 cơ sở . Các điểm trường nhỏ được mở rộng hoặc chuyển làm văn phòng . Các trường có điều kiện được cải tạo nâng tầng. Xây dựng mới 2 điểm trường : bao gồm 1 điểm  mở rộng thêm đất mới và 1 trường xây dựng mới trên đất hiện hữu. Các chỉ tiêu đạt được trong giai đoạn này như sau :                                                      
GIAI ĐOẠN 2018 – 2020
	 
	Hiện trạng 2018
	Khả năng đạt được 2020
	Chỉ tiêu 2020

	Số học sinh
	12.828
	12.705
	11.231 ( đạt )

	Số phòng
	383
	404
	    321   ( đạt )

	DT đất (m2)
	43.909
	47.229
	44.924 ( đạt )

	m2/học sinh
	3.42
	3.72
	4 m2/hs ( chưa đạt )


Giai đoạn 2018- 2020 xây dựng trường  theo quy hoạch đề xuất sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở trường lớp  cho trẻ trong độ tuổi tiểu học .

· Giai đoạn định hướng sau năm 2025 : (xem phụ lục đính kèm)
· Triển khai thực hiện : 
· Số trường được  giữ lại hiện trạng hoặc bảo dưỡng định kỳ : 17/21 trường

· Số trường xây mới trên địa điểm mới  hoặc mở rộng thêm diện tích đất : 4/21 
· Trường Trần Nhân Tôn (247 Hòa Hảo)  :  từ 2.499 m² lên 4.500m2 (Mở rộng khi thực hiện dự án xây dựng mới chung cư Ngô Gia Tự)

· Tiểu học phường 3 (Đất trong dự án xây dựng mới chung cư  Ngô Gia Tự) : 2.030m2
·  Tiểu học phường 14 (Đất kho 7A Thành Thái) : 8.400 m2 (đề xuất mới)

· Tiểu học phường 15 (Đất dự án Legamex) : 2.300 m2 

· Các chỉ tiêu đạt được giai đoạn này như sau :

                                           GIAI ĐOẠN 2020 – 2025  
	 
	Hiện trạng 2020
	Khả năng 
đạt được 2025
	Chỉ tiêu 2025
	

	Số học sinh
	12.705   
	14.655
	+ HS trong dân số hiện có                     
:  11.804  

+ HS trong dự án nhà ở                         
:    1.530

+ HS tăng cho dân số tăng 280.000 người :    1.300 
      


Tổng cộng  :  14.634  ( đạt )

	Số phòng
	404   
	431
	+ Phòng học cho  dân số hiện có             :  337 

+ Phòng học cho dân số dự án                 :    44 
+ Phòng học cho dân số 280.000 người  :     37
                                         Tổng cộng :  418 (đạt)

	DT đất (m2)
	47.229   
	59.460
	           47.216  ( đạt )
	

	m2/học sinh
	3,72
	4,24
	         4 m2/hs  ( đạt )
	


Trong định hướng đến năm 2025, xây dựng trường theo  quy hoạch đề xuất  là có thể đáp ứng được yêu cầu cơ sở trường lớp cho trẻ  của trẻ trong độ tuổi tiểu học khi dân số tăng 280.000 người.

1.3   Bậc Trung học cơ sở : 

a. Nhu cầu về đất đến năm 2020 :

· Nhu cầu về đất đến năm 2020 :  36.212 m2
· Nhu cầu về đất định hướng đến năm 2025 :  44.896 m2 

b. Phân đợt thực hiện : 

· Giai đoạn 2018 – 2020 (xem phụ lục đính kèm) 

· Hiện trạng : 8 trường/9 cơ sở, diện tích  30.419 m2. Đây là bậc học có chỉ tiêu đất/học sinh thấp nhất của quận.
· Nhu cầu về diện tích đất 

:  36.212 m².

· Khả năng đáp ứng đến 2020
:  37.012 m².

· Triển khai thực hiện :

· Số trường giữ nguyên hoặc chỉ bảo dưỡng định kỳ : 5/9 cơ sở 
· Số trường xây dựng mới trên đất hiện trạng : 1/9 cơ sở 

· Trường Cách Mạng Tháng 8 (289-285/36
 CMT8)  : 3.071,9 m2
· Xây trường mới  trên đất mới hoặc mở rộng thêm diện tích đất : 2/9  cơ sở 

· Trường THCS Kỳ Hòa mới (đất nghĩa trang Hồi Giáo) : 3.600m2
· Trường Nguyễn Tri Phương (26 Nguyễn Lâm) mở rộng từ 2.562 lên 4.070m2
· Số trường chuyển đổi công năng : 2/9 cơ sở  chuyển hoàn toàn qua THCS
· Trường Diên Hồng   (553 Nguyễn Tri Phương)
: 3.935 m2
· Trường Sương Nguyệt Anh (24 Hòa Hảo) : 2.486 m2
GIAI ĐOẠN 2018 – 2020  
	 
	Hiện trạng 2018
	Khả năng đạt được năm 2020
	Chỉ tiêu 2020
	

	Số học sinh
	8.871
	9.222
	9.053  ( đạt ) 
	

	Số phòng
	206
	231
	201 ( đạt )
	

	DT đất (m2)
	31.419
	37.012
	36.212 ( đạt ) 
	

	m2/học sinh
	3.43 m2/hs
	4,01 m2/hs
	4 m2/hs
	


Giai đoạn 2018- 2020 xây dựng trường  theo quy hoạch đề xuất sẽ đáp ứng được nhu cầu về cơ sở trường lớp  cho trẻ trong độ tuổi trung học cơ sở

· Giai đoạn định hướng đến 2025  :
Số trường xây dựng trên đất mới hoặc mở rộng thêm diện tích:
· Đất XN Giày (419 Lê Hồng Phong) : 5.000 m2
· Mở rộng trường Diên Hồng sang đất trường tiểu học Lê Đình Chinh từ 3.935 m2 lên 6.008 m2
GIAI ĐOẠN ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025  
	 
	Hiện trạng 2020
	Khả năng đạt được 2025
	Chỉ tiêu 2025

	Số học sinh
	9.222
	10.597
	+ HS trong dân số                               : 9.030  

+ HS trong dự án nhà ở                       : 1.294

+ HS tăng cho dân số 280.000 người  :    900 
( dự trù theo quy chuẩn )

                        Tổng cộng :  11.224 ( chưa đạt )

	Số phòng
	231
	272
	+ Phòng học cho  dân số hiện có             :  226 

+ Phòng học cho dân số dự án                 :    32 
+ Phòng học cho dân số 260.000 người  :     22
( dự trù theo quy chuẩn )

                              Tổng cộng :  280 (chưa đạt)

	DT đất (m2)
	37.012
	44.085
	44.896   (chưa đạt)

	m2/học sinh
	4,01 m2/hs
	4.16 m2/hs
	4 m2/hs


Đến năm 2025 số phòng học và số học sinh chỉ đáp ứng đủ dân số 260.000 người, (đã bao gồm dự trù đất Xí nghiệp Giày Sài Gòn 5.000m2) nếu tăng lên 280.000 , sẽ cần thêm 1 trường THCS mới khoảng 20 phòng , diện tích 3.000 m2  ÷ 5.000 m2 đất mới.

( đề xuất lấy từ khu đất quy hoạch cho trường THPT tại trại giam Chí Hòa hiện là 16.400 m2

Sang giai đoạn định hướng 2025, khi các  trường mới được xây dựng xong , một số trường hiện hữu được mở rộng, giải quyết được cho 100% số học sinh học 2 buổi/ngày, các trường mới đều có diện tích khuôn viên rộng, tăng thêm diện tích sân chơi, sân tập TDTT và phòng dành cho các phòng chức năng khác . 
1.4   Bậc Trung học phổ thông :

a. Nhu cầu về đất :

· Nhu cầu về đất đến năm 2020 : 29.215 m2
· Nhu cầu về đất định hướng đến năm 2025 :  35.230 m2   
b. Phân đợt thực hiện : 

· Giai đoạn 2018 – 2020 : (xem phụ lục đính kèm)

· Hiện trạng : 5 trường, 5 cơ sở, diện tích  32.768 m2
· Nhu cầu về diện tích đất 
:  29.215 m².

· Khả năng đáp ứng 

: 32.768 m².

· Triển khai thực hiện : 

· Số trường cơ sở giữ nguyên hiện trạng hoặc chỉ bảo dưỡng định kỳ :  1/5 cơ sở.
· THPT Nguyễn Du
(XXI Đồng Nai – BH)  :  11.786 m2. 
· Số trường hoán đổi :   2/5 cơ sở.

· THPT Sương Nguyệt Anh (249 Hoà Hảo)  :  2.486 m2 ( chuyển đổi từ THPT & THCS sang hoàn toàn là THCS)
· THPT Diên Hồng (553 Nguyễn Tri Phương) : 1.845 m2 (chuyển đổi từ THPT& THCS sang hoàn toàn là THCS)
· Các chỉ tiêu đạt được giai đoạn này :

GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 
	 
	Hiện trạng 2018
	Khả năng đạt được 2020
	Chỉ tiêu 2020

	Số học sinh
	6.854   
	6.075   
	5.843   ( Đạt) 

	Số phòng
	172   
	135   
	130   ( Đạt)

	DT đất (m2)
	32.768   
	29.923   
	29.215  ( Đạt) 

	m2/học sinh
	4,8 m2/hs
	4,93 m2/hs
	5 m2/hs Đạt


· Giai đoạn định hướng sau 2025 : ( xem phụ lục đính kèm)

· Hiện trạng : 3 trường, 3 cơ sở, diện tích  32.768 m2
· Nhu cầu về diện tích đất 

:  35.230 m².

· Khả năng đáp ứng đến 2025
: 53.823 m².

· Triển khai thực hiện : 
· Số trường xây mới trên đất mới :   2.

· Đất nhà máy bia Sài Gòn 187 Nguyễn Chí Thanh     :  7.728 m²
(Khi nhà máy bia Sài Gòn di dời, đề nghị xin phần kho  thuộc địa bàn Q.10 xây trường phổ thông mới)

· Đất trại giam Chí Hoà   F.13               :  16.400m²
· Các chỉ tiêu đạt được giai đoạn này :

                                               GIAI ĐOẠN ĐỊNH HƯỚNG SAU 2025  
	 
	Hiện trạng 2020
	Khả năng đạt được 2025 
	Chỉ tiêu 2025

	Số học sinh
	6.075
	7.720
	+ HS trong dân số                              : 5.234  

+ HS trong các dự án nhà ở mới        : 1.012

+ HS tăng cho dân số 280.000 người :    800 
( dự trù theo quy chuẩn )

                            Tổng cộng :  7.046 ( đạt )

	Số phòng
	135
	190
	+ Phòng học cho  dân số hiện có             :  131 

+ Phòng học cho dân số dự án                 :    25 
+ Phòng học cho dân số 280.000 người  :     20
( dự trù theo quy chuẩn )

                              Tổng cộng :  176 (đạt)

	DT đất (m2)
	29.923
	53.823
	35.230 ( đạt )

	m2/học sinh
	4,93 m2/hs
	6,97 m2/hs
	5 m2/hs( đạt )


Trong định hướng đến năm 2025, xây dựng trường  theo quy hoạch đề xuất sẽ đáp ứng được yêu cầu chỗ học của trẻ trong độ tuổi trung học phổ thông khi dân số tăng 280.000 người.

2. TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH :

DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU ĐẠT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN NĂM 2018-2020 
	 SỐ HỌC SINH
	Số học sinh
	Chỉ tiêu m2/học sinh

	
	Hiện trạng 
2018
	Quy hoạch 
điều chỉnh
	Chỉ tiêu 
2020
	Hiện trạng 
2018
	Quy hoạch 
điều chỉnh
	Chỉ tiêu 
2020

	Mầm non
	8.565 
	9.070 
	8.706 
	 4,16 
	 4,40 
	4 

	Tiểu học
	12.828 
	12.705 
	11.231 
	3.42 
	 3,72 
	4 

	Trung học cơ sở
	8.871 
	9.222 
	9.053 
	3.43 
	 4,01 
	4 

	Trung học phổ thông
	6.854 
	6.075 
	5.843 
	4.78 
	4.93 
	5 


	SỐ PHÒNG HỌC
	Hiện trạng 
2018
	Quy hoạch 

điều chỉnh
	Chỉ tiêu
 2020

	Mầm non
	376 
	402 
	372 

	Tiểu học
	383 
	404 
	321 

	Trung học cơ sở
	206 
	231 
	201 

	Trung học phổ thông
	172 
	135 
	130 


	DIỆN TÍCH ĐẤT
	Hiện trạng 
2018
	Quy hoạch 

điều chỉnh
	Chỉ tiêu
 2020

	Mầm non
	39.023 
	38.989 
	38.424 

	Tiểu học
	43.909 
	47.229 
	44.924 

	Trung học cơ sở
	30.419 
	37.012 
	36.212 

	Trung học phổ thông
	32.768 
	29.923 
	29.215 


DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 
	 SỐ HỌC SINH
	Số học sinh
	Chỉ tiêu m2/học sinh

	
	Hiện trạng 
2020
	Quy hoạch 
điều chỉnh
	Chỉ tiêu 
2025
	Hiện trạng 
2020
	Quy hoạch 
điều chỉnh
	Chỉ tiêu 
2025

	Mầm non
	9.070 
	12.828 
	12.269 
	 4,40 
	 5,07 
	4 

	Tiểu học
	12.705 
	14.655 
	14.634 
	 3,72 
	 4,06 
	4 

	Trung học cơ sở
	9.222 
	10.597 
	11.224 
	 4,01 
	 4,16 
	4 

	Trung học phổ thông
	6.075 
	7.720 
	7.046 
	4.93 
	 6,97 
	5 


	SỐ PHÒNG HỌC
	Hiện trạng 
2020
	Quy hoạch 
điều chỉnh
	Chỉ tiêu 
2025

	Mầm non
	402 
	533 
	521 

	Tiểu học
	404 
	431 
	419 

	Trung học cơ sở
	231 
	272 
	281 

	Trung học phổ thông
	135 
	190 
	176 


	DIỆN TÍCH ĐẤT
	Hiện trạng 
2020
	Quy hoạch 
điều chỉnh
	Chỉ tiêu 
2025

	Mầm non
	38.989 
	62.677 
	53.104 

	Tiểu học
	47.229 
	59.460 
	58.572 

	Trung học cơ sở
	37.012 
	44.085 
	44.896 

	Trung học phổ thông
	29.923 
	53.823 
	35.230 


3. KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ :

a. Ước tính vốn đầu tư :
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 tổng vốn đầu tư ước tính cho xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa tổng cộng khoảng 1.324 tỉ (không bao gồm kinh phí dành cho đền bù giải toả), trong đó :

· Vốn ngân sách cấp cho quận 
: 744 tỉ

· Vốn ngân sách thành phố 
: 240 tỉ

· Vốn từ chủ đầu tư các dự án 
: 340 tỉ

Dự kiến suất đầu tư kinh phí xây lắp và trang thiết bị cho mạng lưới giáo dục theo định mức dưới đây :
· Giai đoạn 2018 – 2020 :
· Xây dựng mơí           : 2 tỉ/phòng.
· Cải tạo sửa chữa       : 0,5 tỉ/phòng.
· Các trường khác tuỳ quy mô.

· Giai đoạn định hướng đến  năm 2025 :
· Xây dựng mơí           : 3 tỉ/phòng.

· Cải tạo sửa chữa       : 0,8 tỉ/phòng.
· Giai đoạn 2018 – 2020 : Kinh phí dành cho xây lắp giai đoạn này là 330 tỉ (trong đó có 40 tỉ thuộc dự án do Chủ đầu tư tự xây dựng), bao gồm :
· Các trường mở rộng quy mô , xây dựng mới trên đất hiện trạng và đất mới : 
· Bậc Mầm non : Xây dựng mới 8 trường với 81 phòng : kinh phí dự trù là 162 tỉ.  (trong đó có 20 phòng thuộc chung cư Nguyễn Kim; kinh phí 40 tỉ là do Chủ đầu tư dự án xây dựng)
· Bậc Tiểu học : Xây dựng mới 2 trường : 41 phòng học , kinh phí dự trù 82 tỉ. 

· Bậc Trung học cơ sở : Xây dựng mới 2 trường : 43 phòng học , kinh phí dự trù 86 tỉ. 
Tổng kinh phí dự trù dành cho xây dựng mới giai đoạn này là 330 tỉ .
(Trong đó do Chủ đầu tư các dự án là 40 tỉ, ngân sách 290 tỉ)
· Giai đoạn đến năm 2025 : Kinh phí dành cho xây lắp giai đoạn này là 994 tỉ, bao gồm :
·  Các trường xây dựng mới trên đất hiện trạng và đất mới : 

· Bậc Mầm Non : Xây dựng mới 9 trường : 150 phòng . Kinh phí dự trù là 450 tỉ . (trong đó có 100 phòng học ( 300 tỉ)  -  là trong các dự án Chung cư sẽ do Chủ đầu tư tự xây dựng)
· Bậc Tiểu học : Xây dựng mới 3 trường, mở rộng 1 trường : 64 phòng . Kinh phí dự trù 172 tỉ . 
· Bậc THCS 
: Xây dựng mới 1 trường, mở rộng 1 trường : 44 phòng . Kinh phí dự trù là 132 tỉ.

· Bậc THPT 
: Xây dựng mới 2 trường : 80 phòng . Kinh phí dự trù 240 tỉ . 
b. Giải pháp cơ bản về vốn đầu tư :

· Khẩn trương lập ngay dự án đầu tư khi đã định vị được khu đất nhằm tranh thủ các nguồn vốn ngân sách, kích cầu .

· Bán đấu giá, thanh lý các cơ sở không đảm bảo tiêu chuẩn, tạo nguồn vốn kinh phí để dành cho giải toả mở rộng các cơ sở trường học có điều kiện và khả năng mở rộng . 
· Gắn việc xây dựng các trường học với các dự án đầu tư xây dựng các khu chung cư mới trên địa bàn  quận, đặc biệt là các trường mầm non , tranh thủ vốn của các nhà đầu tư để thực hiện.

· Đẩy nhanh tiến trình xã hội hoá giáo dục : phát huy các nguồn lực trong nhân dân, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non, giáo dục chuyên nghiệp và đầu tư xây dựng trường phổ  thông chất lượng cao. 
c. Cân đối vốn đầu tư từ các nguồn vốn : Dự kiến phân bổ nguồn vốn như sau :

· Giai đoạn 2018 -2020 :   330 tỉ, trong đó : 
· Vốn ngân sách cấp cho Quận 

: 290 tỉ

Kinh phí này có thể đến từ  nguồn vốn hoán đổi, thanh lý các trường không đạt chuẩn được thay thế khi xây dựng mới
· Vốn từ Chủ đầu tư các dự án 

: 40 tỉ

· Giai đoạn định hướng đến 2025 :

Dành cho xây dựng mới các trường là 994 tỉ ; trong đó :

· Vốn ngân sách cấp cho Quận : 454 tỉ (Nguồn vốn này có thể thu một phần từ nguồn kinh phí thanh lý, hoán đổi các trường không đạt chuẩn được thay thế khi xây dựng mới) .
· Vốn ngân sách cho Thành phố : 240 tỉ (xây Trường trung học phổ thông)

· Vốn từ chủ đầu tư các dự án : 300 tỉ

PHẦN VI
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trong giai đoạn 2007-2018 Quận 10 đã thực hiện tương đối tốt đồ án quy hoạch phát triển trường lớp của Quận 10.  Việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo mở rộng được thực hiện theo các phân kỳ đề ra.  Cơ sở vật chất trường lớp khang trang sạch sẽ, đảm bảo chỗ học cho con em nhân dân.

Tuy nhiên do điều kiện lịch sử để lại cơ sở vật chất trường lớp ở Quận 10 hầu hết được tiếp quản từ nhà phố hoặc công lập hóa từ các cơ sở tư nhân… dẫn đến diện tích đất thiếu nhiều so với các quy chuẩn hiện hành, nhất là từ năm 2011 đến nay thực hiện nghị quyết chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổ định kinh tế vĩ mô và tình hình ngân sách thành phố, kinh phí dành cho việc xây dựng trường càng khó khăn do không được bố trí vốn.
Quy hoạch chi tiết mạng lưới giáo dục của quận là vấn đề quan trọng trong phát triển bền vững của Quận trong tương lai. Ủy ban nhân dân Quận kiến nghị thành phố có chủ trương tìm nguồn vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như giúp đỡ Quận trong các vấn đề cần sự chỉ đạo của thành phố như công tác quy hoạch các mặt bằng của các nhà máy, kho, bãi ,trại giam …v.v có diện tích lớn trên địa bàn quận cho các  dự án xây dựng các  trường phổ thông .
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